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tỉnh quảng yên

Thành tỉnh1 đặt ở gò núi (gọi là núi Tiên) xã Quỳnh Lâu huyện Yên Hưng. Năm Minh Mệnh thứ 7
(1826) đắp thêm luỹ đất, nhân lấy núi làm thành. Chân thành nhiều đá rắn nên không đào hào được.
Năm Tự Đức thứ 12 (1859) xin xây gạch, chu vi dài 295 trượng, mặt trước cao 9 thước, ba mặt phải,
trái và sau đều cao 8 thước. Mở 3 cửa: tiền, tả và hữu. [Toàn bộ khu thành chia làm 4 đoạn]: đoạn
trước rộng 38 trượng 2 thước; đoạn giữa rộng 36 trượng 4 thước 8 tấc; đoạn tiếp theo rộng 2 trượng 9
thước; đoạn sau rộng 6 trượng 5 thước 2 tấc. Từ cửa tiền đến sau núi dài 82 trượng 8 thước. Ngoài cửa
thành ở mỗi cửa đều đắp luỹ đất hình trăng nhọn:

-Luỹ trăng nhọn ở cửa trước dài 15 trượng 5 thước, cao 5 thước, mặt luỹ rộng 7 tấc.

-Luỹ trăng nhọn ở cửa tả dài 15 trượng 7 thước, cao 4 thước, mặt luỹ rộng 7 tấc.

-Luỹ trăng nhọn ở cửa hữu dài 7 trượng 5 thước, cao 4 thước 5 tấc, mặt luỹ rộng 7 tấc.

Tỉnh hạt phía đông giáp phân châu Khâm Châu nước Thanh; phía tây giáp hai huyện Đông Triều,

Thuỷ Đường phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương, lấy sông Uông và sông Bạch Đằng làm giới hạn; phía

nam giáp vùng biển hai huyện An Dương, Nghi Dương tỉnh Hải Dương; phía bắc giáp vùng rừng phận

huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn.

Dựng đặt và diên cách:

Trước gọi trấn An Quảng, lỵ sở đặt tại xã Cổ Dũng huyện Kim Thành phủ Kiến Thuỵ tỉnh Hải
Dương. Năm Gia Long thứ 3 (1804) dời về đặt ở gò núi xã Quỳnh Lâu huyện Yên Hưng (tức thành
tỉnh ngày nay). Gò ấy trước gọi là đồn An Bang, nguyên lĩnh một phủ Hải Đông, gồm 2 huyện Yên
Hưng, Hoành Bồ và 3 châu Tiên Yên, Vạn Ninh, Vân Đồn. Năm Minh Mệnh thứ 4 (1823) đổi là trấn

                                                     
1 Tỉnh Quảng Yên : Thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ; thuộc Lương là quận Hải Ninh thuộc

Hoàng Châu ; thời thuộc Tuỳ là quận Ninh Việt . Thời thuộc Đường đặt quận Ngọc Sơn
thuộc châu Lục ở Giao Chỉ. Theo Lê Quý Đôn: châu Lục “vốn là châu Ngọc, năm Thượng Nguyên 2 đổi là
châu Lục, là vì châu ấy có đường bộ. Như thế thì châu ấy phải là đất trấn Yên Quảng. Lại xét Khâu Tuấn nói:
từ phía nam châu Khâm đi một ngày đến xứ Ngọc Sơn ở phía nam châu Tĩnh Yên. Như thế, thì Ngọc Sơn phải
là ở Tiên Yên.” (Vân Đài loại ngữ, dẫn trong ĐNNTC, Quảng Yên). Từ đời Đinh Lê về trước là trấn Triều
Dương . Năm Thuận Thiên thứ 14 (1023) đời Lý Thái Tổ đổi trấn Triều Dương làm châu Vĩnh An

 (Toàn thư, BK2-9b). Năm Đại Định thứ 10 (1149) đời Lý Anh Tông lập trang Vân Đồn cho
thương nhân các nước cư trú trước khi vào buôn bán ở Hải Đông (BK4-6b). Năm Thiên ứng Chính Bình thứ
11 (1242) đời Trần Thái Tông chia cả nước làm 12 lộ, vùng Vân Đồn thuộc lộ Hải Đông . Cuối đời
Trần hoặc trong đời Hồ đã đổi lộ Hải Đông làm lộ An Bang vì đầu thời thuộc Minh, năm Vĩnh Lạc 5
(1407) đổi An Bang làm châu Tĩnh An  (THQQ) gồm 8 huyện: Đồng An, Chi Phong, An Lập, An Hoà,
Tân Yên, Đại Độc, Vạn Ninh, Vân Đồn. Đầu đời Lê lấy lại tên cũ, đặt làm châu An Bang thuộc Đông Đạo.
Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đặt làm thừa tuyên An Bang, năm Hồng Đức 21 (1490) đổi
gọi là đạo An Bang , gồm 1 phủ Hải Đông (3 huyện: Hoành Bồ, Yên Hưng, Hoa Phong) và 4 châu:
Tân An, Vạn Ninh, Vĩnh An, Vân Đồn. Đời Mạc là trấn An Bang . Đầu đời Lê Trung hưng, kiêng huý
Anh Tông Lê Duy Bang (1557-1573), đổi gọi là xứ An Quảng . Triều Tây Sơn tách phủ Kinh Môn trấn
Hải Dương nhập vào trấn An Quảng. Triều Nguyễn, năm Gia Long thứ 1 (1802) trả phủ Kinh Môn về trấn cũ
(Hải Dương), vẫn lấy phủ Hải Đông làm trấn An Quảng như trước. Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) đổi tên là
trấn Quảng Yên . Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) chia tỉnh hạt trong cả nước, đặt làm tỉnh Quảng Yên

. Về sau tách 2 huyện Tiên Yên, Vạn Ninh lập thành tỉnh Hải Ninh (1906), sau lại tách huyện Đông
Triều của Hải Dương nhập vào Hải Ninh. Gần đây hợp nhất hai tỉnh Quảng Yên và Hải Ninh thành Quảng
Ninh. Như vậy, tỉnh Quảng Ninh hiện nay là đất tỉnh Quảng Yên đời Đồng Khánh bớt phần đã tách thành 2
huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng và cộng thêm phần Đông Triều (trước thuộc Hải
Dương).
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Quảng Yên. Năm thứ 13 (1832) đổi trấn làm tỉnh, đổi chia phủ Hải Đông làm 2 phủ Hải Ninh và Sơn
Định. Phủ Hải Ninh kiêm lý huyện Nghiêu Phong, nhưng cho quan huyện Nghiêu Phong ở tại phủ
đường để xử lý công việc; thống hạt 1 châu Tiên Yên. Năm Tự Đức thứ 3 (1850) theo tấu nghị của triều đình,
vua chuẩn cho phủ Hải Ninh dời đặt phủ lỵ ở châu Vạn Ninh, [vẫn] thống hạt châu Tiên Yên; phủ Sơn
Định kiêm lý huyện Hoành Bồ, thống hạt 2 huyện Yên Hưng và Nghiêu Phong, nhưng cho quan
huyện Hoành Bồ ở tại phủ đường để xử lý công việc.

Tỉnh có 5 phủ, huyện, châu:

Phủ Sơn Định:
Kiêm lý huyện Hoành Bồ.
Thống hạt 2 huyện: Yên Hưng và Nghiêu Phong.

1-Huyện Hoành Bồ, 4 tổng, 26 xã, thôn, phường, động (4 xã xiêu tán).

- Lính tuyển: 13 người.

- Đinh số chính nạp các hạng: 127 người.
Thuế đinh nộp bằng tiền: 163 quan 1 tiền 30 đồng tiền.

- Đinh số biệt nạp người Mán: 6 người.
Thuế đinh nộp bằng bạc: 6 lạng.

- Ruộng tư thực thu: 484 mẫu 8 sào 8 thước.

- Đất nhà vườn ao: 1 mẫu 7 sào.

- Thuế:
-Nộp bằng tiền: 39 quan 26 đông tiền.
-Nộp bằng thóc: 128 hộc 29 bát.

-Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 202 quan 1 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.
-Nộp bằng thóc: 128 hộc 29 bát.

2-Huyện Yên Hưng: 2 tổng, 17 xã, thôn.

Lính tuyển: 36 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 552 người.
-Nộp bằng tiền: 705 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực thu thuế: 3.675 mẫu 3 sào 1 tấc 2 phân.

Nhà đất ao vườn tư: 146 mẫu 2 sào 4 thước 6 tấc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 305 quan 9 tiền 35 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 945 hộc 20 bát 6 hợp 8 nắm.

3-Huyện Nghiêu Phong: 3 tổng, gồm 17 xã, thôn, lý.

Đinh số chính nạp các hạng: 205 người.
-Nộp bằng tiền: 264 quan 5 tiền 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp người Thanh: 22 người.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.

Ruộng công thực thu: 1 mẫu 2 sào 9 tấc.

Ruộng tư thực thu: 14 mẫu 2 sào 5 thước 5 tấc.

Ruộng muối công: 1 sào 14 thước 1 tấc.
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Ruộng muối tư: 156 mẫu 8 sào 4 thước 8 tấc.

Nhà đất ao vườn tư: 23 mẫu 6 sào 4 thước.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 36 quan 2 tiền 55 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 16 bát 5 vốc.

-Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 300 quan 8 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 16 bát 5 vốc.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.

Phủ Hải Ninh:

Kiêm lý châu Vạn Ninh.

Thống hạt châu Tiên Yên.

1-Châu Vạn Ninh, 4 tổng, gồm 36 xã, thôn, phố (3 xã, phố xiêu tán).

Lính tuyển: 36 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 381 người.
-Nộp bằng tiền: 492 quan 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp [người Thanh]: 68 người.
-Nộp bằng bạc: 135 lạng.

Ruộng tư thực thu: 609 mẫu 7 sào 7 thước 2 tấc 1 phân.

Thổ trạch vườn ao tư: 68 mẫu 2 sào 5 thước 7 tấc.
-Nộp bằng tiền: 59 quan 9 văn.
-Nộp bằng thóc: 158 hộc 16 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 551 quan 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 158 hộc 16 bát.
-Nộp bằng bạc: 135 lạng.

2-Châu Tiên Yên, 5 tổng, gồm 42 xã, động (có 21 xã, động xiêu tán).

Lính tuyển: 7 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 89 người.
-Nộp bằng tiền: 115 quan 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp người Thanh: 5 người.
-Nộp bằng bạc: 10 lạng.

Đinh số biệt nạp người Mán: 6 người.
-Nộp bằng bạc: 16 lạng.

Ruộng công thực thu: 8 sào.

Đất công thực thu: 3 sào.

Ruộng tư thực thu: 266 mẫu 4 sào.

Thổ trạch vườn ao tư: 9 sào.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 21 quan 7 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 69 hộc 17 bát 4 vốc 3 nắm.

Cộng thuế cả năm:
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-Nộp bằng tiền: 136 quan 7 tiền 44 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 69 hộc 17 bát 4 vốc 3 nắm.
-Nộp bằng bạc: [26 lạng]1.

Phong tục:

Tỉnh hạt ở vùng núi biển xa xôi hoang vắng, ruộng đồng hiếm ít, người dân tuỳ theo hoàn cảnh mà
làm ăn, quá nửa sinh sống bằng buôn bán, chài lưới, đánh cá, làm muối mắm; trồng trọt chỉ là thứ yếu.
Phong tục các châu, huyện trong tỉnh không giống nhau. Hai huyện Yên Hưng, Nghiêu Phong dân khá
hiếu học. Tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng phong tục có phần chất phác cần kiệm. Tổng Hà Nam dân
phần nhiều làm nghề buôn bán, thói tục có phần phóng đãng. Dân huyện Nghiêu Phong hung hãn,
thích đánh nhau, khó dạy bảo cho thuần tính. Các huyện Hoành Bồ, Tiên Yên, Hải Ninh hơi hiếm nơi
hiếu học, thói tục quê mùa hà tiện. Dân ở đó thì người Thanh, người Kinh (Việt), Mán, Nùng ở xen với
nhau; cách ăn mặc, cư xử khác với người Trung châu2. Người Kinh thì các tục cưới xin, ma chay, giỗ
tết đại khái giống dân Hải Dương (ngoài ra xin xem kỹ ở phần ghi về các châu huyện). Theo Thiên
chúa giáo thì huyện Yên Hưng có 1 xã Yên Trì, huyện Hải Ninh có các xã Lương Tri, Trà Cổ, Xuân
Ninh. Huyện Nghiêu Phong thì có xã Đôn Lương gián tòng.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Sau khi thu hoạch, dân phần nhiều trồng sắn, khoai lang, đậu xanh, đậu
đen, hành, tỏi. Gỗ rừng thì có lim, sến, táu cùng các loại gỗ sắc có tiếng khác. Loài trúc có tre, nứa.
Loài mây có mây nước và mây cạn. Loài chim có công, gà rừng. Loài thú có hổ, hươu, bò rừng, lợn
rừng, dê rừng. Hải sản có đồi mồi, tôm biển, cua biển, sam, hải sâm, sa trùng, hến, trai, ốc, sò. Các
hàng tạp hoá ăn uống thì có lụa vàng, sáp ong, mật ong, đường cát, đường đen, đường phèn, mộc nhĩ,
hương thẻ. Quả có long nhãn, mít, phật thủ, dứa, ổi. Trong số đó thì vỏ đồi mồi ở huyện Nghiêu Phong
cũng dùng được, nhưng không đẹp bằng đồi mồi Nam Kỳ. Vùng rừng các huyện Tiên Yên, Hoành Bồ
sản nhiều gỗ lim; có điều là trong rừng nhiều hổ dữ, ít người dám vào đốn gỗ. Long nhãn ở xã Lương
Tri huyện Hải Ninh có hương vị khá thơm ngon. Mỗi khi đến mùa quả chín, dân địa phương phần
nhiều bóc cùi nhãn sấy khô để bán. Thứ long nhãn ấy cùng với các vật biển như hải sâm, sò đáng kể là
các thức ngon quý.

Khí hậu:

Thời tiết bốn mùa đại khái cũng giống như các huyện gần biển của tỉnh Hải Dương. Nhưng việc
đồng áng làm sớm làm muộn có khi không đều nhau. Toàn tỉnh cùng xuống cấy vào khoảng tháng 5,
tháng 6; đến tháng 9, tháng 10 thì gặt lúa. Tổng Hậu Cơ ở châu Tiên Yên thì tháng 2, tháng 3 gieo mạ;
tháng 7, tháng 8 thu hoạch. Vùng gần tỉnh lỵ thuỷ thổ khá tốt; duy có vùng núi hai huyện Tiên Yên,
Hoành Bồ cùng các xã thôn Khoái Lạc, Trạp Khê, Động Linh, Yên Lập, Yên Cư thuộc huyện Yên
Hưng và các tổng Vân Hải, Hà Liên thuộc huyện Nghiêu Phong ở giữa biển, núi đất đá xen tạp, khí đất
lạnh lẽo. Hàng năm vào các tháng 11, 12 nhiều người mắc bệnh sốt rét. Gió núi mưa biển khi nổi khi
tạnh bất thường.

Sông núi:

Trong tỉnh hạt, núi có tiếng thì có núi Lôi Âm, sông lớn thì có sông Bạch Đằng. Ngoài ra các núi
nhỏ, sông nhánh và các đảo ở cửa biển, xem kỹ ở phần ghi riêng về các phủ, huyện, châu.

                                                     
1 So sánh với cách ghi chung thì ở đây cần tái kê số thuế nộp bằng bạc từ 2 khoản biệt nạp, Cộng 26 lạng đã ghi

ở trên; có lẽ bản sao chép sót.
2 Tức các tỉnh đồng bằng.
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Danh thắng:

-Chùa Lôi Âm: ở núi Lôi Âm thuộc địa phận thôn Yên Cư huyện Yên Hưng. Chùa khởi dựng từ đời
Lê Quang Thuận (1460-1469), từ xưa vẫn được coi là danh thắng.

Văn từ:

-Miếu Văn thánh: ở xã Quỳnh Lâu.

Đền thờ thần

-Đền thờ thần Suất Hải: ở xã Cẩm Phả.

-Đền thờ thần Tiên Yên: ở xã Tiên Yên.

-Đền thờ thần Tam Trĩ: ở xã Tam Trĩ.

Đồn luỹ:

-Đồn Nhất Tự: ở xã Yên Hưng.

-Đồn Độ La: ở xã Quỳnh Lâu.

-Đồn Cốc: ở xã Hưng Học.

-Luỹ hình nguyệt ở bến tỉnh: ở mặt trước thành tỉnh.

Đường thuỷ:

(Kính xét: Các cửa biển trong tỉnh hạt duy có cửa Bạch Đằng ở huyện Yên Hưng ở chỗ sông đổ ra
biển; còn như các tổng Hà Liên, Vân Hải thuộc huyện Nghiêu Phong ở giữa biển, cùng với các núi Đại
Độc, Vĩnh Thực của hai huyện Tiên Yên, Hải Ninh kéo dài theo bờ biển, trong đó có những đoạn nước
biển lưu thông, dân địa phương nhân đó gọi là cửa biển, không phải như cửa tấn ở các tỉnh khác là chỗ
sông chảy ra biển).

-Một đường từ thành tỉnh theo sông Tranh (Chanh) huyện Yên Hưng, qua giang phận xã Lựu Khê
tổng Hà Nam, chuyển về phía đông vùng sông các xã Hoàng Lỗ, Tuần Châu đến cửa Lục huyện Hoành
Bồ, đi hết một ngày. Lại chuyển về phía bắc, đến vùng sông xã Trí Xuyên lên đến huyện lỵ Hoành Bồ,
đi hết 3 canh. Lại từ huyện lỵ huyện Hoành Bồ đi ra sông Trí Xuyên, qua cửa Lục, chuyển về phía
đông đến núi Truyền Đăng, theo ven núi đến cửa Suất, lại chuyển về phía đông đến sông Ba Chẽ, dưới
đến sông Hà Trường, đi vào lỵ sở châu Tiên Yên (theo đồn sở Hà Trường), hết chừng hai ngày rưỡi.

-Một đường từ châu lỵ theo sông Hà Trường đi về phía đông, qua vùng sông các xã Đàm Hà, Hà
Cối, qua Mỹ Sơn, Mạo Sơn, theo sông ở các cửa khẩu mà vào đất liền, thẳng đến Ngọc Sơn rồi đến phủ
lỵ Hải Ninh, hết chừng hai ngày.

-Một đường từ thành tỉnh qua sông Tranh (Chanh) đi về phía đông đến vùng sông xã Lựu Khê,
chuyển về hướng nam đến cửa biển Nghiêu Phong, rồi đến huyện lỵ Nghiêu Phong, hết chừng nửa
ngày.

-Một đường từ sông Tranh (Chanh) đi về phía tây, qua sông Bạch Đằng, chuyển về hướng nam đến
huyện lỵ Nghiêu Phong, hết già nửa ngày.

-Một đường từ huyện lỵ [Nghiêu Phong] đi ra cửa biển Nghiêu Phong, chuyển về phía đông qua
cửa biển Vân Đồn (hết 2 ngày), đến cửa Đối (từ cửa biển Vân Đồn đến cửa Đối đi hết 3 canh), cửa Nội
(từ cửa Đối đến cửa Nội đi hết 3 canh), cửa Mô (từ cửa Nội đến cửa Mô đi hết 3 canh rưỡi), cửa Hứa
(từ cửa Mô đến cửa Hứa đi hết 3 canh), cửa Hiệp (từ cửa Hứa đến cửa Hiệp đi hết 1 canh), cửa Vạn
Mặc (từ cửa Hiệp đến cửa Vạn Mặc đi hết 2 canh), cửa Tiểu (từ cửa Vạn Mặc đến cửa Tiểu đi hết 2
canh), cửa Đại (từ cửa Tiểu đến cửa Đại đi hết 3 canh), cửa Tán (từ cửa Đại đến cửa Tán đi hết 1 ngày)
đến phủ lỵ Hải Ninh, đi hết già 6 ngày 4 canh.

-Một đường từ huyện lỵ Nghiêu Phong ra cửa biển Nghiêu Phong, đi về phía nam, qua các vùng
biển tổng Vân Hải đến đảo Chàng Sơn, đi hết chừng 3 ngày.
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Những đường thuỷ kê trên nếu gặp mưa gió thì hành trình không thể định trước được.

Đường bộ:

-Một đường từ thành tỉnh, qua địa phận xã Quỳnh Lâu huyện Yên Hưng, qua các xã Động Linh,
Yên Lập thẳng đến huyện lỵ Hoành Bồ hết 1 ngày.

-Từ huyện lỵ Hoành Bồ đến châu Tiên Yên có 2 đường:
Một đường phía trên, qua các xã Sơn Dương, Quảng La, Kênh Trạo, Vị Lại, Dương Hưu,

Lương Mông, Đạp Thanh, Minh Cầm, qua các xã Phất Mê, Đồn Độ, Sơn Lập thuộc châu
Tiên Yên xuống đến châu lỵ (ở chỗ đồn Hà Trường), đi hết chừng 7 ngày.

Một đường phía dưới một đường qua các xã Yên Mỹ, Xích Thổ, Yên Thổ, Vũ Uy, Dương Huy,
đi xuyên rừng qua các xã Hà Gián, Tam Trĩ xuống đến châu lỵ, đi hết chừng 6 ngày.

-Một đường từ châu lỵ Tiên Yên đi lên phía trên, qua các xã Phong Dụ, Vô Ngại, chuyển về phía
đông qua các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Đồng Tâm, Kiến Diên, lại qua các xã Mông Sơn, Thượng Lại,
Tiêu Sơn, Tuy Lai, Hoằng Mông, Bắc Nham thuộc phủ Hải Ninh, xuống đến xã Phục Thiện rồi đến
phủ lỵ Hải Ninh, đi hết chừng 7 ngày.

-Một đường từ châu lỵ châu Tiên Yên theo đường hạ đạo qua xã Đại Dực thuộc châu Tiên Yên rồi
qua các xã Đàm Hà, Đại Lai, Lập Mã, Mã Tê, Quất Đoài, Quất Đông thuộc phủ Hải Ninh đến phủ lỵ
Hải Ninh, đi hết chừng 4 ngày.

Các đường bộ kê trên núi khe hiểm trở, nếu gặp mưa lũ, nước khe dâng cao thì không đi được.

-Một đường từ thành tỉnh đi về phía đông, qua địa phận xã Quỳnh Lâu, lại qua địa phận các xã
Khoái Lạc, Trạp Khê, thẳng đến sông Uông huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương, đi hết già nửa ngày.

-Một đường từ thành tỉnh đi về phía tây qua địa phận xã Yên Hưng đến bến đò ngang qua sông
Bạch Đằng, ước khoảng 2 khắc.

-Một đường từ thành tỉnh qua bến đò ngang sông Chanh, qua địa phận xã Lựu Khê tổng Hà Nam
cuống đến huyện lỵ Nghiêu Phong, đi hết chừng nửa ngày.

Phủ Sơn Định

Phủ Sơn Định1 kiêm lý huyện Hoành Bồ; thống hạt hai huyện Yên Hưng và Nghiêu Phong.

Huyện hoành bồ

Huyện hạt2 phía đông giáp xã Cẩm Phả tổng Hà Thanh châu Tiên Yên; phía tây giáp thôn Yên Cư
tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng; phía nam giáp hải phận tổng Vân Hải huyện Nghiêu Phong; phía bắc
giáp địa phận xã Duyên Lạc tổng Lệ Viễn huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn.

                                                     
1 Phủ Sơn Định : Từ đời Lê Thánh Tông là đất phủ Hải Đông. Năm Minh Mệnh 17 (1836) tách phủ cũ

làm hai phủ Sơn Định và Hải Ninh. Phủ Sơn Định gồm huyện Hoành Bồ  và châu Tiên Yên .
Năm Tự Đức thứ 3 (1850) nhập thêm 2 huyện Yên Hưng , Nghiêu Phong  (trước là Hoa Phong) vào
phủ Sơn Định, và tách chuyển châu Tiên Yên sang phủ Hải Ninh. Nay là vùng thành phố Hạ Long (thị xã Hòn
Gai cũ) và các huyện Hoành Bồ, Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh, và huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng.

2 Huyện Hoành Bồ : Một trong 3 huyện thuộc phủ Hải Đông thừa tuyên An Bang thành lập và được đặt
tên năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Năm Minh Mệnh 17 (1836) đổi thuộc phủ Sơn Định mới
lập. Nay là huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
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Huyện lỵ trước đặt ở địa phận xã Trí Xuyên, năm Tự Đức thứ 18 (1837) dời về xã Vạn Yên. Huyện
lỵ sở mỗi chiều đều 15 trượng, xung quanh trồng luỹ tre. Năm Tự Đức thứ 23 (1870) quân phỉ đốt phá,
tri huyện Hoành Bồ ấy phải tuỳ tiện cư trú để làm việc. Nay lại về xã Trí Xuyên, dựng nhà lá để làm
việc, bốn phía có dậu tre.

Huyện có 4 tổng, gồm 26 xã, thôn, phường, động.

Lính tuyển: 13 người.

Xiêu tán: 4 xã.

Đinh số chính nạp các hạng: 127 người.
-Nộp bằng tiền: 163 quan 1 tiền 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp người Mán: 6 người.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

Đất nhà ao vườn: 1 mẫu 7 sào.

Ruộng tư thực nạp: 484 mẫu 8 sào 8 thước.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 39 quan 26 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 128 hộc 29 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 202 quan 1 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 128 hộc 29 bát.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

1-Tổng Vạn Yên, 5 xã, phường:

Lính tuyển: 4 người.

Xiêu tán: 1 xã.

Đinh số chính nạp các hạng: 45 người.
-Nộp bằng tiền: 57 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 123 mẫu 3 sào 2 thước 2 tấc.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 9 quan 8 tiền 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 32 hộc 27 bát 4 vốc 7 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 67 quan 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 32 hộc 27 bát 4 vốc 7 nắm.

1.Xã Vạn Yên:

Lính giản: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 19 người.
-Nộp bằng tiền: 24 quan 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 86 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 9 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 23 hộc 2 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 30 quan 9 tiền 37 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 23 hộc 2 bát.



Tỉnh Quảng Yên Đồng khánh địa dư chí

402

2.Xã Vị Lại:

Lính tuyển: 3 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 18 người.
-Nộp bằng tiền: 22 quan 7 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 21 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 7 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 hộc 26 bát 3 vốc 3 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 24 quan 4 tiền 37 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 hộc 26 bát 3 vốc 3 năm.

3.Xã Đãi Đán:

Đinh số chính nạp các hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 15 mẫu 5 sào 2 thước 2 tấc.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 2 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 38 bát 1 vốc 4 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 1 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 38 bát 1 vốc 4 nắm.

4.Phường Trúc Võng:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

5.Xã Tiêu Dao (xiêu tán).

2-Tổng Dương Huy, 8 xã, động:

Xiêu tán: 1 xã.

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 22 người.
-Nộp bằng tiền: 28 quan 6 tiền.

Đinh số biệt nạp người Mán: 6 người.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 95 mẫu 1 sào.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 6 tiền 50 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 26 hộc 7 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 36 quan 2 tiền 50 đồng tiền.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.
-Nộp bằng thóc: 26 hộc 7 bát.

1.Xã Dương Huy:

Đinh số chính nạp các hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 22 mẫu 7 sào.
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-Nộp bằng tiền: 1 quan 8 tiền 10 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 8 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 7 tiền 10 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 8 bát.

2.Xã Yên Thổ:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 41 mẫu 5 sào.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 3 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11 hộc 11 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11 quan 1 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11 hộc 11 bát.

3.Xã Lưỡng Kỳ:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 2 người.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 2 mẫu 8 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 28 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 2 quan 8 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 28 bát.

4. Xã Vũ Uy:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Đất nhà vườn ao: 5 sào.

Ruộng tư thực nạp: 28 mẫu 1 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 3 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 38 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7 quan 5 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 38 bát.

5.Xã Lương Mông:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

6.Xã Đạp Thanh:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

7.Động Dương Huy:

Đinh số chính nạp người Mán: 6 người.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.
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8.Xã Minh Cầm: (xiêu tán).

3-Tổng Yên Mỹ, 7 xã, phường:

Lính tuyển: 4 người.

Xiêu tán: 1 xã.

Đinh số chính nạp các hạng: 24 người.
-Nộp bằng tiền: 21 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 179 mẫu 1 sào 5 thước.
-Nộp bằng tiền: 14 quan 3 tiền 18 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 47 hộc 18 bát 5 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 45 quan 5 tiền 18 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 47 hộc 18 bát 5 vốc.

1.Xã Yên Mỹ:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 66 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền 57.
-Nộp bằng thóc: 17 hộc 29 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10 quan 4 tiền 57 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 17 hộc 29 bát.

2. Xã Lũ Phong:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 27 mẫu 6 sào 3 thước.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 2 tiền 6 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 25 bát 3 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 7 tiền 6 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 25 bát 3 vốc.

3.Xã Xích Thổ:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng thóc: 3 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 28 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 2 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 7 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6 quan 1 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 7 bát.

4.XÃ TỪ XÁ:
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Đinh số chính nạp tráng hạng: 1 người.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 3 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 3 mẫu 9 sào 2 thước.
-Nộp bằng tiền: 3 tiền 8 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 8 bát 2 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1 quan 6 tiền 8 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 8 bát 2 vốc.

5.Xã Sơn Dương:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 7 người.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 1 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 53 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 4 quan 2 tiền 43 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 27 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13 quan 3 tiền 43 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 27 bát.

6. Phường Giang Võng:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

7.Xã Hiệp Khẩu (còn xiêu tán):

4.Tổng Trí Xuyên, 6 xã, phường:

Lính tuyển: 5 người.

Xiêu tán: 1 xã.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 36 người.
-Nộp bằng tiền: 46 quan 1 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 17 mẫu 3 sào 8 thước.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 1 tiền 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 22 hộc 15 bát 3 vốc.

Thổ trạch vườn ao: 1 mẫu 2 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 53 quan 3 tiền 9 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 22 hộc 15 bát 3 vốc.

1.Xã Trí Xuyên:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 18 người.
-Nộp bằng tiền: 23 quan 4 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 54 mẫu 1 sào 3 thước.
-Nộp bằng tiền: 4 quan 5 tiền 5 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 34 bát.
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Thổ trạch vườn ao: 1 mẫu 2 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 27 quan 9 tiền 5 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 34 bát.

2.Xã Quảng La:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 10 người.
-Nộp bằng tiền: 12 quan 3 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 28 mẫu 4 sào 10 thước 8 tấc.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 2 tiền 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 11 bát 7 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14 quan 6 tiền 17 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 11 bát 7 vốc.

3.Xã Tân ốc:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 3 mẫu 7 sào 5 thước.
-Nộp bằng tiền: 2 tiền 59 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 37 bát 3 vốc 3 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4 quan 1 tiền 59 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 37 bát 3 vốc 3 nắm.

4.Xã Kênh Trạo:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 1 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 48 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 10 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền 48 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 10 bát.

5.Phường Nam Giang:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 2 người.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền.

6.Xã Dương Hưu: (xiêu tán).

Nói:

-Núi Bân: thuộc xã Xích Thổ. Xung quanh toàn là núi đất, chỉ riêng núi này là núi đá lèn cao vách
dựng. Phía đông núi có khe Bân, phía tây có khe Đá Trắng (Bạch Thạch khê), đáng gọi là danh thắng.
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-Núi Kênh Trạo: tiếp mạch núi từ núi Trinh Sơn tỉnh Lạng Sơn chạy sang, làm thành ngọn núi ở địa
đầu huyện hạt.

-Núi Phù Liễn: ở địa phận xã Tân ốc, tục gọi là Đèo Chúa Cao1, là núi cao nhất trong huyện.

-Núi Ngọc Kệ: ở địa phận xã Trí Xuyên, ở hai phía phải trái có các núi nhánh bằng phẳng, đất khá
màu mỡ, dân phần nhiều trồng khoai nước, khoai lang.

-Núi Lưỡng Kỳ: tục gọi là Đèo Dài, dưới chân núi có một khe đá, nước ngọt, tiện cho người đi
đường.

-Núi Hạp: ở địa phận xã Vũ Uy, bên sườn núi có đường đi, phía đông có khe Hạp.

-Núi Phượng Các: ở trong cửa Lục, tục gọi là Hòn Dọc, bốn mặt nước bao quanh; phía tây nam hơi
nông, phía đông bắc nước sâu, là núi chắn nước vậy.

-Núi Truyền Đăng: núi đá ở xã Hiệp Khẩu tổng Yên Mỹ, cảnh sắc tươi đẹp. Núi ở về phía đông cửa
Lục. Khoảng niên hiệu Quang Thuận (1460-1469), vua Lê Thánh Tông duyệt võ ở sông Bạch Đằng,
nhân cho thuyền dạo chơi rồi trèo lên sườn núi, cho mài đá khắc một bài thơ luật:

Phiên âm:
Cự tẩm uông uông triều bách xuyên,
Loạn sơn ky bố bích liên thiên.
Tráng tâm sơ cảm hàm tam cổ,
Tín thủ dao đề tịnh nhị quyền.
Thần bắc khu cơ sâm hổ lữ,
Hải Đông phong toại tức lang yên.
Thiên Nam vạn cổ sơn hà tại,
Chính thị tu văn yển vũ niên.

Dịch nghĩa:
Trăm dòng khe ngòi ồ ạt đổ về sông lớn,
Đá to ngổn ngang khắp núi, trải liền trời xanh.
Tâm hồn phấn chấn cảm tác ngay ba vế thơ,
Nhưng trong túi lại không xách theo bút mực.
Bên trời Bắc chốn khu cơ còn đông quân hùng hổ,
Miền biển Đông trên đài lửa khói lang đã tàn.
Muôn thuở trời Nam non sông còn đó,
Đúng là lúc gác việc võ để sửa sang việc văn.

Đến nay dấu chữ vẫn còn.

-Đảo Xà Đầu: ở phía nam núi Truyền Đăng, tục gọi Đầu Muỗi. Trên đảo có tảng đá giống hình đầu
rắn, người đi biển nhìn núi để nhận đường.

-Đảo Thanh Lãnh: ở phía hải phận xã Lũ Phong, tục gọi là núi Bà Thanh Lãnh (Thanh Lãnh thị
sơn). Đỉnh núi có hòn đá giống hình người phụ nữ, cho nên có tên đó.

Đảo Sài Tiêu: ở phía hải phận xã Lũ Phong, cũng gần đảo Thanh Lãnh, gồm các núi nhỏ liền nhau,
có một ngọn khá cao, trên đỉnh có hòn đá trông giống hình người. Gần đó có một ngọn hình tròn như
chiếc đũa, tục gọi là Hòn Đũa. Người đi biển nhìn núi ấy để nhận đường.

                                                     
1 Chúa Cao: chỉ Nùng Trí Cao.
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Sông biển:

-Cửa Lục: ở phía nam huyện. Khi thuỷ triều lên, nước sâu 5 trượng 9 thước; thuỷ triều xuống, sâu 5
trượng; rộng 79 trượng 3 thước. Trong vũng biển có núi Phượng Các làm núi chắn sóng; hai phía tả
hữu có sông Bang và sông Trí Xuyên đổ vào.

-Sông Trí Xuyên: bắt nguồn từ các khe nhỏ ở vùng núi xã Trí Xuyên, sau hợp dòng với sông Vũ
Uy, đổ vào cửa Lục. Thuỷ triều lên, sâu 5 trượng; thuỷ triều xuống, sâu 3 thước; rộng 23 trượng.

-Sông Bang: bắt nguồn từ các khe nhỏ ở vùng núi xã Vũ Uy, sau hợp dòng với sông Vũ Uy, đổ vào
cửa Lục. Thuỷ triều lên, sâu 1 trượng; thuỷ triều xuống sâu 6 thước; rộng 20 trượng.

-Sông Mân: bắt nguồn từ các khe nhỏ ở vùng núi Đèo Dài xã Lưỡng Kỳ, đến xã Yên Mỹ [ở chỗ] tục
gọi là Đá Bạc, chảy ngang qua núi Bân rồi đổ vào cửa Lục.

-Sông Giáp Khẩu: ở địa phận xã Giáp Khẩu. Sông chia làm 3 nguồn: một nguồn từ xã Dương Huy;
một nguồn từ vùng núi xã Vũ Uy, chảy vòng quanh núi Hạp; một nguồn vùng núi xã Yên Thổ, đến xã
Xích Thổ có khe Xích Thổ chảy vào. Xuống phía nam, sông chia 2 nhánh:

-Một nhánh [phụ] là Kênh Đào, một nhánh là Kênh Rèm, qua bãi Mẫu Lệ cùng đổ ra biển.

-Nhánh chính chảy về phía tây, đến núi Phượng Các xã Từ Xá có sông Trí Xuyên chảy vào, rồi chia
một nhánh thành kênh Đồng, cùng kênh Táo hợp dòng, ngoặt về phía tây rồi đổ ra biển.

-Kênh Đồng: ở phía bắc cửa Lục, kênh này thẳng như cái ống, cho nên có tên gọi đó.

Đường bộ:

-[Một đường] từ huyện lỵ đi về phía tây, qua xã Vạn Yên, rồi qua xã Yên Lập huyện Yên Hưng
thẳng đến thành tỉnh, đi hết chừng 1 ngày đường.

Từ thành tỉnh đi về phía đông đến châu Tiên Yên có 2 đường:

-Một đường qua các xã: Sơn Dương, Quảng La, Kênh Trạo, Vị Lại, Dương Lâm, Lương Mông,
Minh Cầm, Đạp Thanh, đi xuyên núi, đến châu lỵ Tiên Yên, đi hết chừng 7 ngày.

-Một đường qua các xã: Yên Mỹ, Xích Thổ, Vũ Uy, Dương Huy, đi xuyên núi, đến châu lỵ Tiên
Yên, đi hết chừng 6 ngày.

Những đường này núi khe hiểm trở, nếu gặp mưa lũ, nước khe dâng cao thì không đi được.

Đường thuỷ:

-Một đường từ phía nam huyện lỵ ra cửa Lục, chuyển về phía tây đi vào sông, qua xã Lựu Khê
huyện Yên Hưng lên đến sông Tranh (Chanh) thông với thành tỉnh, đi hết chừng 1 ngày đường.

-Một đường từ huyện lỵ ra cửa Lục rồi đi về phía đông, qua núi Truyền Đăng, qua cửa Suốt, vào
sông Ba Chẽ, xuống cửa sông Hà Trường, thông đến châu lỵ Tiên Yên, đi hết chừng 2 ngày.

Các đường sông này, nếu gặp mưa gió thì hành trình không thể định trước được.

Sản vật:

Có gỗ lim và các loại gỗ màu, nứa, tre, chè xanh; hươu, nai, gà rừng, cá, tôm, cua, trai.

Khí hậu:

Cây cỏ rậm rạp, khí đất lạnh lẽo, mặt trời lên cao 3 thước sương mù mới tan. Tháng 6 mưa nhiều,
tháng 7 mới cấy xong. Tháng 8 có gió tây bắc, tháng 9, tháng 10 chướng khí rất nhiều, người sinh
bệnh sốt rét, sau tiết đông chí càng rét đậm.

Phong tục:

Người Mán người Kinh ở xen nhau, tập tục chuộng sự thô kệch cổ lỗ, quanh năm bốn mùa cùng
việc cưới xin tang tế đại khái cũng giống các huyện Yên Hưng, Nghiêu Phong. Duy ở động Dương
Huy có con cháu của 7 tộc người Thanh thường tìm đến cư trú ở những vùng rừng núi của các xã trong
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huyện, rồi chặt cây đốt cỏ để trồng khoai, đậu, dưa, bí đao, lúa bắc, khoai lang. Hai ba năm sau đất bạc
màu, lại đi tìm chỗ khác. Cách thức trồng trọt của họ là đốt nương trỉa hạt, hơi khác việc cày cấy của
người Kinh.

Huyện yên Hưng

Huyện hạt1 phía đông giáp xã Đãi Đán huyện Hoành Bồ; phía tây giáp xã Đoan Lễ huyện Thuỷ
Đường tỉnh Hải Dương, lấy sông Bạch Đằng làm giới hạn; phía nam giáp xã Phong Niên huyện
Nghiêu Phong; phía bắc giáp xã Hạ Mộ Công huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương, lấy sông Uông làm
giới hạn.

Huyện lỵ từ năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) đặt tại xã Quỳnh Lâu tổng Hà Bắc, bốn mặt đều 11
trượng, phía ngoài trồng dậu tre.

Huyện có 2 tổng, gồm 17 xã, thôn.

Lính tuyển: 36 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 552 người.
-Nộp bằng tiền: 705 quan 9 tiền.

Thổ trạch vườn ao: 146 mẫu 2 sào 4 thước 6 tấc.

Ruộng tư thực nạp: 3.675 mẫu 3 sào 1 tấc 2 phân.
-Nộp bằng tiền: 315 quan 9 tiền 35 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 945 hộc 20 bát 6 vốc 8 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.001 quan 8 tiền 35 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 945 hộc 20 bát 6 vốc 8 nắm.

1-Tổng Hà Bắc,11 xã, thôn:

-Lính tuyển: 11 người.

-Đinh số chính nạp các hạng: 265 người.
-Nộp bằng tiền: 340 quan 6 tiền.

-Ruộng tư thực nạp: 621 mẫu 7 sào 4 thước 9 tấc.
-Nộp bằng tiền: 49 quan 7 tiền 22 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 159 hộc 16 bát 4 vốc 1 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 390 quan 3 tiền 22 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 159 hộc 16 bát 4 vốc 1 nắm.

1.Xã Yên Hưng:

Đinh số chính nạp các hạng: 26 người.
-Nộp bằng tiền: 32 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 85 mẫu 7 sào 2 thước 3 tấc.

                                                     
1 Huyện Yên Hưng : Từ đời Trần về trước là trại An Hưng (tháng 3-1288 quân ¤ Mã Nhi sau khi qua

biên giới đã tiến đánh trại An Hưng). Thời thuộc Minh đổi làm huyện An Hoà thuộc châu Tĩnh An. Năm
Quang Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Yên Hưng thuộc phủ Hải Đông thừa tuyên An Bang (sau đổi là xứ).
Triều Nguyễn vẫn theo như thế. Trước thuộc phủ Hải Ninh, từ năm Tự Đức 3 (1850) đặt thuộc phủ Sơn Định.
Nay là đất huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh.
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-Nộp bằng tiền: 6 quan 8 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 21 hộc 38 bát 2 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 39 quan 3 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 21 hộc 38 bát 2 vốc.

2.Xã Yên Trì:

Đinh số chính nạp các hạng: 35 người.
-Nộp bằng tiền: 45 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 75 mẫu 3 sào 4 thước 9 tấc.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 19 hộc 12 bát 3 vốc 3 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 51 quan 5 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 19 hộc 12 bát 3 vốc 3 nắm.

3.Xã La Khê:

Đinh số chính nạp các hạng: 63 người.
-Nộp bằng tiền: 80 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 238 mẫu 3 sào 5 thước 7 tấc.
-Nộp bằng tiền: 19 quan 40 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 61 hộc 4 bát 3 vốc 8 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 99 quan 6 tiền 40 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 61 hộc 4 bát 3 vốc 8 nắm.

4.Xã Quỳnh Lâu:

Đinh số chính nạp các hạng: 95 người.
-Nộp bằng tiền: 122 quan 8 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 116 mẫu 8 sào 5 thước 7 tấc.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 3 tiền 26 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 29 hộc 37 bát.

-Cộng thuế cả năm: 
-Nộp bằng tiền: 132 quan 1 tiền 56 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 29 hộc 37 bát.

5.Xã Động Linh:

Đinh số chính nạp các hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 14 mẫu 5 sào 7 thước.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 1 tiền 38 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 28 bát 5 vốc.

Cộng thuế cả năm: 
-Nộp bằng tiền: 7 quan 6 tiền 38 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 28 bát 5 vốc.

6.Xã Bùi Xá:

Đinh số chính nạp các hạng: 6 người.
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-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 15 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 2 tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 33 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 9 quan.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 33 bát.

7.Xã Khoái Lạc:

Đinh số chính nạp các hạng: 12 người.
-Nộp bằng tiền: 14 quan 9 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 52 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 4 quan 1 tiền 36 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 13 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 19 quan 1 tiền 6 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 13 bát.

8.Xã Yên Lập:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 10 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 8 tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 22 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 6 tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 22 bát.

9.Xã Hoàng Lỗ:

Đinh số chính nạp các hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 3 mẫu.
-Nộp bằng tiền 2 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 30 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 30 bát.

10.Xã Trạp Khê:

Đinh số chính nạp các hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 8 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 6 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 2 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 4 tiền 24 đồng tiền.
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-Nộp bằng thóc: 2 hộc 2 bát.

11.Thôn Yên Cư:

Đinh số chính nạp các hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 3 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 2 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 30 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6 quan 7 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 30 bát.

2-Tổng Hà Nam, 6 xã:

Lính tuyển: 25 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 287 người.
-Nộp bằng tiền: 365 quan 3 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 3.053 mẫu 5 sào 10 thước 2 tấc 3 phân.

Đất nhà vườn ao: 146 mẫu 2 sào 4 thước 6 tấc.
-Nộp bằng tiền: 266 quan 2 tiền 13 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 786 hộc 4 bát 2 vốc 7 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 631 quan 5 tiền 13 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 786 hộc 4 bát 2 vốc.

1.Xã Hưng Học:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 20 người.
-Nộp bằng tiền: 24 quan 7 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 117 mẫu 2 sào 3 thước 8 tấc 3 phân.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 3 tiền 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 30 hộc 17 bát 3 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 34 quan 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 30 hộc 17 bát 3 vốc.

2.Xã Phong Lưu:

Lính tuyển: 7 người.

Đinh số chính nạp các hạng121 người.
-Nộp bằng tiền: 155 quan 3 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 2.058 mẫu 7 sào 6 thước 3 tấc 2 phân.

- Nộp bằng tiền: 186 quan 6 tiền 21 đồng tiền.

- Nộp bằng thóc: 529 hộc 33 bát 9 vốc 7 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 341 quan 9 tiền 51 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 529 hộc 33 bát 9 vốc 7 nắm.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Quảng Yên

413

3. Xã Vị Dương:

Lính tuyển: 11 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 79 người.
-Nộp bằng tiền: 99 quan 4 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 601 mẫu 5 sào.
-Nộp bằng tiền: 48 quan 1 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 155 hộc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 147 quan 5 tiền 42 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 155 hộc.

4. Xã Lưu Khê:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 33 người.
-Nộp bằng tiền: 41 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 166 mẫu 6 sào 10 thước.
-Nộp bằng tiền: 13 quan 3 tiền 20 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 42 hộc 28 bát 7 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 54 quan 9 tiền 20 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 42 hộc 28 bát 7 vốc.

5. Xã Quỳnh Biểu:

Đinh số chính nạp tráng hạng 14 người.
-Nộp bằng tiền: 18 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 34 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 7 tiền 12 đồng tiền.

-Thuế nộp bằng thóc: 8 hộc 28 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 20 quan 9 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 28 bát.

6. Xã Hải Yến:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 20 người.
-Nộp bằng tiền: 26 quan.

Ruộng tư thực nạp: 75 mẫu 4 sào 5 thước.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 21 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 19 hộc 13 bát 3 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 32 quan 21 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 19 hộc 13 bát 3 vốc.

Nói:

-Núi Tiên: ở địa phận xã Quỳnh Lâu. Thế núi phía bắc cao, mà phía nam thấp. Sông Tranh (Chanh),
sông Bạch Đằng bao quanh phía tây nam; sông nhỏ Bùi Xá uốn lượn phía đông, thành tỉnh xây trên núi.
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-Núi Lôi Âm: ở địa phận thôn Yên Cư, mạch núi từ huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương chạy tới; đến
đây đột khởi một ngọn rất cao, cảnh sắc tươi đẹp. Trên đỉnh có tảng đá lớn, hình vuông rộng khoảng 5,
6 trượng, cỏ cây không mọc, tương truyền đó là bàn cờ tiên, cũng gọi là Chợ Trời. Sườn núi có ngôi
chùa dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717) triều Lê, bên trái có khe Giải Oan. Lên cao nhìn ra xa thấy
các núi ngoài biển đều như chầu vào, khá gọi là danh thắng.

-Núi Vũ Tướng: ở địa phận xã Động Linh, thế núi cao to, dưới chân núi có con đường từ thành tỉnh
ở phía nam đi đến xã Yên Lập rồi tới huyện Hoành Bồ; phía bắc thông với huyện Đông Triều tỉnh Hải
Dương. Xưa có vị võ tướng đóng quân đồn trú ở đây nên gọi tên như vậy.

-Núi La Bằng: ở xã Hoàng Lỗ, núi giống cái rào lán nên gọi như thế.

-Núi Chiêng (Chinh Sơn): ở xã La Khê, hình giống như cái chiêng.

-Núi Nguyệt Lĩnh: ở xã Quỳnh Lâu, hình giống vầng trăng.

-Núi Rồng (Long Sơn): ở xã Quỳnh Lâu, hình giống thế con rồng nên có tên ấy.

Sông biển:

-Cửa biển Bạch Đằng: Bờ đông thuộc xã Hải Yến tổng Hà Nam huyện Yên Hưng; bờ tây thuộc xã
Phục Lễ huyện Thuỷ Đường tỉnh Hải Dương. Thuỷ triều lên sâu 5 trượng, thuỷ triều xuống sâu 3
trượng 4 thước; rộng 472 trượng.

-Sông Bạch Đằng: Bờ đông thuộc xã Yên Hưng huyện Yên Hưng; bờ tây thuộc xã Đoan Lễ huyện
Thuỷ Đường tỉnh Hải Dương; lấy giữa sông làm giới hạn. Thuỷ triều lên sâu 2 trượng 5 thước, thuỷ
triều xuống sâu 1 trượng 7 thước; rộng 200 trượng, là thượng lưu của cửa biển Bạch Đằng, khoảng
giữa có một bến đò ngang để sang huyện Thuỷ Đường tỉnh Hải Dương. Lòng sông có doi cát ngầm.
Sông chia làm 3 nhánh. Một nhánh chảy về phía đông vào xã Yên Hưng, chia một nhánh làm sông
Tranh (Chanh) đổ vào sông xã Lựu Khê. Một nhánh chảy về phía tây vào huyện Thuỷ Đường, làm
thành sông Mỹ. Một nhánh chảy lên hướng bắc vào xã Yên Trì, làm thành sông Cồn Khoai. Lại chia 3
nhánh nhỏ, hai nhánh chảy về phía đông: một vào xã Khoái Lạc, một vào xã Trạp Khê, một nhánh
chảy lên phía bắc vào xã Hạ Mộ Công huyện Đông Triều, làm thành sông Uông, tiếp giáp với địa phận
xã Trạp Khê, lấy giữa sông làm giới hạn.

-Sông Tranh (Chanh): nguồn do sông Bạch Đằng phân nhánh về phía đông chảy xuống. Lại chảy về
phía nam đến vùng sông xã Lựu Khê, có sông Bùi Xá hợp dòng chảy xuống xã Đồng Bài huyện
Nghiêu Phong, nước đục ở Cái Vang, Cái Dòng của xã Phù Long hợp lưu đổ vào cửa biển Nghiêu
Phong.

-Sông Yên Lập: nguồn do các khe nhỏ ở xã Kênh Trạo huyện Hoành Bồ chảy xuống phía nam. Lại
có một nhánh chảy về phía đông, vào xã Đãi Đán huyện Hoành Bồ, làm thành Kênh Táo, hợp dòng với
Kênh Động, chảy đến xã Hoàng Lỗ, làm thành sông Hoàng Lỗ. Phía tây chia một nhánh làm thành
sông Bùi Xá, rồi hợp dòng với sông Tranh (Chanh) chảy qua kênh Cồn Rái (có đống đá ở trong nước,
thuỷ triều lên thì ngập, thuỷ triều xuống thì hiện, giống như con rái), đến xã Phù Long rồi đổ ra cửa
biển Nghiêu Phong.

-Cửa tuần Suốt: ở địa phận xã Yên Hưng.

-Cầu Lỗ Vỡ: ở địa phận xã Lựu Khê tổng Nam Hà. Năm Tự Đức 25 (1872) thuyền bọn phỉ thường
ra vào đó, đi thông vào trong sông Bạch Đằng, quấy nhiễu cướp bóc. Tỉnh trích suất tiền kho mua vật
liệu, dựng cầu để tiện cho dân đi, mà cũng tuyệt đường thuỷ qua lại của bọn phỉ.

-Giếng Mắt Rồng (Long Nhãn Tỉnh): ở núi Rồng (Long Sơn) thuộc địa phận xã Quỳnh Lâu, nước
ngọt mà trong, tục gọi Giếng Mắt Rồng.
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Đường bộ:

-Huyện lỵ gần kề thành tỉnh. Từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Quỳnh Lâu, sang bến đò ngang
Yên Lập đến huyện lỵ Hoành Bồ, chừng 1 ngày đường.

-Một đuờng từ huyện lỵ qua bến đò ngang sông Chanh, qua địa phận xã Lưu Khê tổng Hà Nam
xuống đến huyện lỵ Nghiêu Phong, chừng nửa ngày đường.

-Một đường từ huyện lỵ qua các xã Động Linh, Trạp Khê đến sông Uông, chừng nửa ngày.

-Một đường từ huyện lỵ qua thành tỉnh, qua địa phận xã Yên Hưng đến bến đò ngang sông Bạch
Đằng, chừng hơn 2 khắc.

Đường thuỷ:

-Từ huyện lỵ qua sông Chanh đi về phía đông qua vùng sông xã Lưu Khê, thông đến huyện lỵ
Nghiêu Phong. Đi về phía tây qua vùng sông Bạch Đằng, chuyển về hướng nam cũng đến huyện lỵ
huyện ấy, đều hết già nửa ngày.

-Từ sông Chanh đi về phía tây ra cửa biển Bạch Đằng, hết già nửa canh. Từ sông Bạch Đằng qua
các xã Yên Hưng, Yên Trì đến sông Uông chừng già nửa ngày.

-Từ sông Chanh đi về phía đông qua cửa tuần Hoàng Lỗ đến cửa Lục thuộc huyện Hoành Bồ, chừng
1 ngày. Đi về phía bắc qua vùng sông Trí Xuyên lên đến huyện lỵ Hoành Bồ, đi hết chừng 3 canh.

Sản vật:

Gỗ có ba loại gỗ sắc có tiếng (lim, sến, táu), tre, nứa. [Quả] có quả Phật thủ, dứa, đào phiên. Thú có
lợn rừng, gà rừng, cá mực, cua, tôm, hến, trai, bông lũng.

Phong tục:

Dân trong huyện cần kiệm, hiếu học. Ruộng đất ít, nhiều người làm nghề buôn bán. Dân ven biển
lấy cá tôm làm nghề sinh sống, ven núi thì làm nghề đốn cây xẻ gỗ, chở đi các nơi khác bán để đổi lấy
gạo, khoai, rau củ. Các ngày lễ tết Nguyên đán, Đoan dương cũng giống như ở đồng bằng. Xã Vị
Dương tổng Hà Nam có tục hàng năm từ tháng giêng đến tháng 6, những nhà có cha mẹ còn sống chọn
ngày tốt làm cỗ bàn để mời, thường cũng mời cả thầy học cùng dự. Ba xã Quỳnh Lâu, Động Linh và
Yên Lập tổng Hà Bắc, hàng năm vào ngày mồng 7 tháng giêng mùa xuân đặt hương án tế thần; tế
xong, chia mâm ngồi ăn uống, cùng nhau ca hát chúc mừng, cầu mong thần ban cho năm nay được
mùa, mọi người đều hô liền ba tiếng, tục đó đáng kể là hơi lạ.

Khí hậu:

Khí hậu bốn mùa đại khái cũng giống như ở các huyện đồng bằng. Duy các xã thôn gần núi như
Khoái Lạc, Trạp Khê, Động Linh, Yên Lập, Yên Cư ít nhiều có khí lam chướng; hàng năm vào khoảng
tháng 11, tháng chạp thường có nhiều người bị bệnh sốt rét.

Danh thắng:

Chùa núi Lôi Âm: ở núi Lôi Âm thuộc địa phận thôn Yên Cư, xây dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 16
(1720) triều Lê, từ xưa được coi là danh thắng.
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Huyện Nghiêu Phong1

Phía đông giáp xã Vĩnh Thực phủ Hải Ninh; phía tây giáp xã Định Chân huyện An Dương tỉnh Hải
Dương; phía nam giáp hải phận xã Đồ Sơn huyện Nghi Dương; phía bắc giáp địa phận xã Lưu Khê
huyện Yên Hưng.

Huyện lỵ nguyên đặt ở xã Đôn Lương tổng Đôn Lương, giáp địa phận xã Hoà Hy; hai mặt trước
sau đều dài 15 trượng 5 thước; hai mặt tả hữu đều dài 11 trượng 3 thước; xung quanh trồng rào tre.
Năm Tự Đức thứ 24 (1871) giặc biển đốt phá, nay lại dựng nhà tạm ở chỗ cũ để làm việc.

Huyện có 3 tổng, gồm 16 xã, lý.

Lính tuyển: 33 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 205 người.
-Nộp bằng tiền: 264 quan 5 tiền 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp người Thanh: 22 người.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.

Ruộng công thực nạp: 1 mẫu 2 sào 9 tấc.

Ruộng tư thực nạp: 14 mẫu 2 sào 5 thước 5 tấc.

Ruộng muối tư: 158 mẫu 8 sào 4 tấc.

Đất công: 1 sào 14 thước 1 tấc.

Đất nhà vườn ao tư: 23 mẫu 6 sào 4 thước 4 tấc.
-Nộp bằng tiền: 36 quan 2 tiền 55 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 16 bát 5 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 300 quan 8 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 16 bát 5 vốc.

1.Tổng Đôn Lương, 8 xã2:

Lính tuyển: 12 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 134 người.
-Nộp bằng tiền: 172 quan 9 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 148 mẫu 6 sào 4 thước 8 tấc.
-Nộp bằng tiền: 32 quan 1 tiền 15 đồng tiền.

Thổ trạch vườn ao: 13 mẫu 2 sào 13 thước 4 tấc.

                                                     
1 Huyện Nghiêu Phong : Thời thuộc Minh là huyện Chi Phong thuộc châu Tĩnh An phủ Tân An

(THQQ). ĐNNTC nói “xưa là động Phục Long ; nhà Đường đặt là huyện Ân Phong thuộc Nham
Châu , sau đổi là Chi Phong ”, chưa rõ xuất xứ. Đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Chi Phong 
(1497). Nhà Mạc đổi là Hoa Phong  (các sách đều chép “sau đổi”, nhưng không rõ khoảng nào. Căn
cứ theo văn bia chùa An Đông dựng năm Hưng Trị 3 [1590] đời Mạc Mậu Hợp có ghi tên người viết chữ là
Nguyễn Nhân Hiền người huyện Hoa Phong, x. An Động tự bi ký, No 10547, có thể xác định việc đổi tên thực
hiện dưới triều Mạc và có liên hệ đến tên huý của thuỷ tổ nhà Mạc là Mạc Đĩnh Chi ). Đầu đời Nguyễn
vẫn gọi là huyện Hoa Phong thuộc trấn An Quảng. Từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa (tên huý Hoàng
thái hậu mẹ vua Thiệu Trị), đổi là huyện Nghiêu Phong . Thời thuộc Pháp tách và đổi là huyện Cát Hải
và Đại lý Cát Bà. Năm 1956 sáp nhập vào thành phố Hải Phòng rồi hợp nhất thành huyện Cát Hải thành phố
Hải Phòng.

2 ở đây ghi 8 xã, nhưng dưới kê 9 xã.
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Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 205 quan 15 đồng tiền.

1.Xã Đôn Lương:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 26 người.
-Nộp bằng tiền: 33 quan 1 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 23 mẫu 6 sào 3 thước 7 tấc.
-Nộp bằng tiền: 4 quan 7 tiền 15 đồng tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 37 quan 8 tiền 45 đồng tiền.

2.Xã Lương Lãnh:

Đinh số chính nạp các hạng: 2 người.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 4 mẫu 5 sào.
-Nộp bằng tiền: 9 tiền 24 đồng tiền.

-Thổ trạch ao vườn: 2 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3 quan 5 tiền 18 đồng tiền.

3.Xã Hoà Hy:

Lính tuyển: 5 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 35 người.
-Nộp bằng tiền: 45 quan 5 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 3 mẫu 6 sào.
-Nộp bằng tiền: 9 tiền 24 đồng tiền.

Thổ trạch ao vườn: 8 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 46 quan 2 tiền 24 đồng tiền.

4.Xã Lục Độ:

Đinh số chính nạp các hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

Thổ trạch ao vườn: 2 mẫu 5 sào.
-Nộp bằng tiền: 3 tiền 45 đồng tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6 quan 8 tiền 45 đồng tiền.

5.Xã Can Lộc1:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 26 người.
-Nộp bằng tiền: 33 quan 8 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 15 mẫu 9 sào 8 thước 6 tấc.

                                                     
1 Xã Can Lộc: Đầu Nguyễn về trước là xã Thiên Lộc . Từ năm Tự Đức 6 (1853) tránh các từ tôn kính, đổi là

Can Lộc .
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-Nộp bằng tiền: 3 quan 8 tiền 23 đồng tiền.

Thổ trạch ao vườn: 4 mẫu 3 sào 2 thước.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 37 quan 6 tiền 23 đồng tiền.

6.Xã Văn Chấn1

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 6 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 3 tiền 30 đồng tiền.

Thổ trạch vườn ao: 1 mẫu.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền 30 đồng tiền.

7. Xã Phong Niên:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 18 người.
-Nộp bằng tiền: 23 quan 4 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 49 mẫu 6 sào 7 thước.
-Nộp bằng tiền: 10 quan 5 mạch 57 đồng tiền.

-Thổ trạch ao vườn: 2 mẫu 8 sào 11 thước 4 tấc.

-Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 33 quan 9 tiền 57 đồng tiền.

8. Xã Đồng Bài:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 14 người.
-Nộp bằng tiền: 17 quan 5 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 34 mẫu 3 tấc.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 8 mạch 13 đồng tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 24 quan 3 tiền 43 đồng tiền.

9.Xã Hoàng Châu:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 11 mẫu 3 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 mạch 30 đồng tiền.

Thổ trạch ao vườn: 2 mẫu 6 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền 30 đồng tiền.

2-Tổng Hà Liên2, 5 xã:

                                                     
1 Xã Văn Chấn : Đầu Nguyễn về trước là xã Văn Minh .
2 Tổng Hà Liên : thường đọc âm Nôm là Hà Sen. Nay vẫn còn thôn Hà Sen trên đảo Cát Bà thuộc huyện
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Lính tuyển: 4 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 35 người.
-Nộp bằng tiền: 45 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 7 mẫu 1 sào.

Ruộng muối: 8 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 1 tiền 3 đồng tiền.

-Thuế nộp bằng thóc 2 hộc.

Thổ trạch vườn ao: 5 mẫu 5 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 48 quan 6 tiền 3 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc.

1.Xã Chân Châu1:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 12 người.
-Nộp bằng tiền: 15 quan 6 tiền.

Thực thu thuế thổ trạch ao vườn: 1 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 1 tiền 30 đồng tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 15 quan 7 tiền 30 đồng tiền.

2.Xã Phù Long:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 5 người.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền.

Ruộng muối tư thực nạp: 8 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 6 tiền 24 đồng tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 1 tiền 24 đồng tiền.

3. Xã Đường Hào

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 5 mẫu 6 sào.
-Nộp bằng tiền: 6 tiền 44 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 17 bát.

Thổ trạch ao vườn: 1 mẫu 5 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 8 tiền 44 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 17 bát.

                                                                                                                                                                     
Cát Hải thành phố Hải Phòng.

1 Xã Chân Châu : từ đời Thành Thái về sau kiêng chữ Chân, đổi là Trân Châu .
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4. Xã Gia Luận:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 1 mẫu 2 sào 10 thước.
-Nộp bằng tiền: 6 tiền.
-Nộp bằng thóc: 10 bát.

Thổ trạch ao vườn: 2 mẫu 8 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 3 tiền.
-Nộp bằng thóc: 10 bát.

5. Xã Xuân áng1:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 8 người.
-Nộp bằng tiền: 10 quan 4 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 1 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 1 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12 bát.

Thổ trạch ao vườn: 3 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10 quan 5 tiền 25 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12 bát.

3-Tổng Vân Hải2, 3 xã, lý:

Lính tuyển: 3 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 36 người.
-Nộp bằng tiền: 46 quan 30 đồng tiền.

Ruộng công thực nạp: 1 mẫu 2 sào.

Ruộng tư thực nạp: 6 mẫu 4 sào 5 thước 5 tấc.

Đất công: 1 sào 14 thước 1 tấc.

Thổ trạch ao vườn: 4 mẫu 7 sào 6 thước.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 37 đồng tiền.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 16 bát 5 vốc.

Đinh số biệt nạp người Thanh: 22 người.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.

-Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 47 quan 2 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 16 bát 5 vốc.

                                                     
1 Xã Xuân áng: thường âm Nôm là Xuân Đám. Tên xã hiện nay (thuộc huyện Cát Hải) cũng vẫn gọi 2 cách như

vậy.
2 Tổng Vân Hải: Đầu đời Nguyễn là 2 xã Quan Lạn và Minh Châu  thuộc châu Vân Đồn trấn An

Quảng. Năm Minh Mệnh 17 (1836) cắt 2 xã này sang huyện Hoa Phong, lập thành tổng Vân Hải. Nay vẫn giữ
tên cũ, thuộc huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.
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1. Xã Quan Lạn:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 27 người.
-Nộp bằng tiền: 34 quan 4 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng công thực nạp: 1 mẫu 2 sào 9 tấc.

Ruộng tư thực nạp: 5 mẫu 9 sào 5 thước 5 tấc.

Đất công: 1 sào 14 thước 1 tấc 3 sào.

Thổ trạch ao vườn: 1 mẫu 7 sào 6 thước.
-Nộp bằng tiền: 9 tiền 46 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 11 bát 5 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 35 quan 4 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 11 bát 5 vốc.

2. Xã Minh Châu:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 9 người.
-Nộp bằng tiền: 11 quan 7 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 5 mẫu.

Thổ trạch ao vườn: 3 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 51 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11 quan 7 tiền 51 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 bát.

3. Lý Hướng Hoá:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 22 người.
-Nộp bằng bạc: 22 lạng.

Núi, đảo:

-Núi Cán Dao: ở tổng Vân Hải. Núi cao thẳng mà hình tròn nên gọi tên ấy.

-Núi Na Quảng: ở tổng Vân Hải. Núi ấy nhiều dâu và chè, dân lấy việc nuôi tằm, hái chè làm
nguồn lợi.

-Núi Cao Lô: ở bờ tây trong nội hải thuộc tổng Vân Hải. Núi đất cheo leo hiểm trở, cây cối um tùm,
bốn phía là biển, sóng vỗ ầm ào, thuyền bè không thể đậu lâu.

-Núi Ba Soi: ở tổng Vân Hải. Núi đá; chân núi chia làm 3 chẽ nên có tên ấy.

-Núi Hang Do: ở tổng Vân Hải. Dưới chân núi có cái hang, mấy chiếc thuyền có thể đậu được. Các
thuyền ra khơi, nếu gặp mưa gió có thể vào trong hang dừng đậu, rất tiện.

-Núi Bụi Đỏ: ở tổng Vân Hải. Từ đỉnh núi trở xuống đều có đất đỏ nên gọi như vậy.

-Đảo Cát Bà: ở hải phận xã Chân Châu tổng Hà Liên. Phía bắc có đảo Hang Vàng; phía đông có các
đảo Tùng Thu, Soi Mai, Lỗ Đầu; gần về phía nam có đảo Cát Ông. Thuyền đánh cá qua lại thường
dừng đậu ở đó.

-Đảo Vạn Cảnh: ở hải phận xã Quan Lạn [tổng Vân Hải]; đảo Trà Bản ở phía đông, đảo Vạn Than ở
phía tây.
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-Đảo Cát Vàng: ở hải phận xã Quan Lạn [tổng Vân Hải]; gần về phía đông có hòn Bông Vang; bốn
bề đều là cát vàng nên có gọi tên như vậy.

-Đảo Vân Đồn: ở cửa biển Vân Đồn, thẳng đứng trong nước.

-Đảo Chàng Sơn: ở hải phận xã Quan Lạn [tổng Vân Hải]; phía đông có đảo Vạn La; phía nam là
biển lớn có các đảo Đông Chàng, Tây Chàng, Bồ Cát, đều gọi chung là Chàng Sơn, đi thuyền phải mất
2 ngày mới hết một vòng xung quanh đảo. Bốn phía đều có các vũng lớn: bên trái là vũng Thanh Lam,
bên phải là vũng Tây Chàng, ở giữa có dòng nước chảy qua, gọi là sông Thông Đồng. Đảo này đất đai
khá màu mỡ, người Thanh ở đó, gọi là lý Hướng Hoá.

-Đảo Gà Chọi (Đấu Kê đảo): ở hải phận xã Phù Long [tổng Hà Liên], có 2 đảo hình giống gà đang
chọi nhau nên có tên ấy.

-Đảo Mèo: ở hải phận xã Phù Long, chơ vơ giữa biển, hình như con mèo ngồi nên có tên ấy.

-Đảo áng Dài: ở hải phận xã Phù Long. Núi đá liền nhau; [hòn] Cái Vang, [hòn] Cái Dòng Đục bao
quanh ở phía trước, vách đá rất cheo leo hiểm trở.

-Đảo Cành Độc: ở hải phận xã Phù Long. Trên đảo có hang động rộng rãi có thể chứa được cả
nghìn người, cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

-Đảo Ba Cái: ở hải phận xã Phù Long. Gần đảo Cành Độc. Trên đảo có động không rộng lắm, có
nhiều thạch nhũ.

-Đảo Đông Ma: ở hải phận xã Phù Long. Đảo có 9 ngọn.

-Đảo Vạn La: gần về phía tây có đảo Vạn Mâu.

-Hang Trai (Bạng cốc): ở xã Gia Luận. Cửa hang nước chảy xiết, người thuyền ít khi đến.

Sông biển:

-Cửa biển Nghiêu Phong: còn có tên là cửa biển Đôn Lương. Phía nam, phía bắc là bãi cát, phía
đông thuộc xã Phù Long, phía tây thuộc tổng Đôn Lương. Thuỷ triều lên sâu 4 trượng 4 thước; thuỷ
triều xuống, sâu 3 trượng 1 thước; rộng 450 trượng.

-Cửa biển Vân Đồn: ở hải phận xã Quan Lạn, phía ngoài có đảo Mai nên lại có tên là cửa Mai (Mai
hải khẩu). Phía bên phải có đảo Ngọc Vựng, phía bên trái có đảo Cảnh Cước, trong vũng biển có đảo
Phượng Hoàng dựng sững trong nước, phía đông đảo là cửa biển Vân Đồn, phía tây đảo là cửa biển
sông Trạo Lai. Thuỷ triều lên sâu 1 trượng 8 thước; thuỷ triều xuống sâu 1 trượng; rộng 140 trượng.

-Cửa Đối: ở hải phận xã Minh Châu. Thuỷ triều lên sâu 8 trượng 8 thước, thuỷ triều xuống sâu 1
trượng 5 thước, rộng 50 trượng.

-Cửa Nội: ở hải phận xã Minh Châu. Thuỷ triều lên sâu 8 trượng 3 thước, thuỷ triều xuống sâu 7
trượng 4 thước, rộng 120 trượng.

-Cửa Chàng Ngọ: ở hải phận xã Minh Châu. Phía trái có núi Chàng Ngọ, phía phải có đảo Chàng
Thần. Thuỷ triều lên sâu 5 trượng 3 thước, thuỷ triều xuống sâu 4 trượng, rộng 25 trượng.

-Cửa Vạn Tài: thuộc hải phận tổng Vân Hải. Thuỷ triều lên sâu 5 trượng 5 thước, thuỷ triều xuống
sâu 4 trượng 2 thước, rộng 28 trượng 2 thước.

-Cửa Giá: ở hải phận xã Gia Luận. Thuỷ triều lên sâu 3 trượng 5 thước, thuỷ triều xuống sâu 2
trượng 3 thước, rộng 20 trượng 4 thước.

-Sông Soi Mõ: nguồn do sông Chanh và sông Búi Xá hợp dòng chảy vào sông Lưu Khê. Đoạn phía
trên gọi là sông Soi Mõ, đoạn giữa gọi là sông Đồn, đoạn dưới là cửa biển Nghiêu Phong.

-Sông Cái Dòng Đục: nguồn từ sông Lưu Khê đổ xuống phía đông, chia một nhánh chảy gọi là Cái
Vang, một nhánh gọi là Cái Dòng Đục, đều chảy vào xã Phù Long, hợp dòng chảy quanh núi áng Dài
rồi đổ ra biển.
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-Cầu Cái Nếp: ở địa phận thôn Yên Tiếp xã Phong Niên, tiếp giáp cầu Lỗ Vỡ xã Lưu Khê tổng Hà
Nam huyện Yên Hưng. Năm Tự Đức 26 (1873) thuyền phỉ thường từ chỗ này ra vào quấy nhiễu cướp
phá, tỉnh đã trích xuất tiền kho mua vật liệu dựng cầu để tiện cho dân đi và cũng là để tuyệt đường đi
lại của bọn thuỷ phỉ.

Quan sở Bồ Câu: ở hải phận xã Phong Niên, là cửa nhánh của quan ti cửa Suốt.

Đường bộ:

-Một đường từ huyện lỵ qua địa phận xã Phong Niên đi về phía bắc, qua xã Lưu Khê tổng Hà Nam
huyện Yên Hưng, qua bến đò ngang sông Tranh (Chanh) đến thành tỉnh, hết chừng nửa ngày.

Đường thuỷ:

-Một đường từ phía nam huyện lỵ ra cửa Nghiêu Phong, đi về hướng đông nam đến cửa Vân Đồn,
chừng 2 ngày đường. Từ Vân Đồn đến cửa Đối, chừng 3 canh. Từ cửa Đối đến cửa Nội, chừng 3 canh.
Từ cửa Nội đến cửa Mô thuộc châu Tiên Yên, chừng 3 canh rưỡi.

-Một đường từ cửa Đối đi về phía nam, qua hải phận tổng Vân Hải đến đảo Chàng Sơn, mất 3 ngày.

-Một đường từ cửa Nghiêu Phong đi về phía bắc, đến giang phận xã Lưu Khê, lên đến bến đò ngang
sông Tranh (Chanh). Một đường đi về phía tây bắc đến sông Bạch Đằng, ngoặt về phía đông, vào bến
đò ngang sông Chanh, đều hết già nửa ngày.

Đi thuyền trên các đường thủy này nếu gặp mưa gió thì hành trình không thể định trước được.

Sản vật:

Tre, nứa, song, mây, sáp ong, mật ong, muối trắng, nước mắm, đồi mồi, hải sâm, cua, tôm, hến,
trai, sam, sa trùng, thuỷ mẫu, bò rừng, dê rừng, lợn rừng, hươu, nai.

Khí hậu:

Dân ở trên đất cát mặn, khí hậu nhiều ẩm ướt, gió núi mưa biển nổi tạnh bất thường.

Phong tục:

Trong huyện không có đồng ruộng lúa má, dân chúng phần lớn làm nghề buôn bán, đánh cá, hoặc
phơi nước biển làm muối, hoặc làm nghề cá mắm, hoặc đốn củi làm vườn, đều phải chở đi các nơi
khác bán để mua đổi các thứ cần thiết cho đời sống. Các tiết trong năm, các lễ chúc tụng, điếu tang
v.v... đại khái cũng giống như các huyện đồng bằng. Hàng năm cuối hè thi tế thần, mở hội đua thuyền
làm vui.

Phủ Hải Ninh

Phủ Hải Ninh1 kiêm lý châu Vạn Ninh; thống hạt châu Tiên Yên.

                                                     
1 Phủ Hải Ninh : Trước là đất phủ Hải Đông thành lập từ đời Lê Thánh Tông (1497). Năm Minh Mệnh

17 (1836) tách đặt thêm phủ Sơn Định. Phủ Hải Ninh lúc đầu gồm 2 huyện Yên Hưng, Nghiêu Phong (trước là
Hoa Phong). Năm năm Tự Đức 3 (1850) tách 2 huyện Yên Hưng, Nghiêu Phong sang phủ Sơn Định, lại đưa
châu Tiên Yên về phủ Hải Ninh, tức là phủ Hải Ninh chỉ còn gồm 2 châu Vạn Ninh và Tiên Yên. Nay là khu
vực thành phố Hạ Long và huyện Hải Ninh.
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châu Vạn Ninh

Châu Vạn Ninh1 phía đông giáp phân châu châu Khâm nước Thanh; phía tây giáp xã Đại Dực châu
Tiên Yên; phía nam giáp biển lớn Chàng Sơn huyện Nghiêu Phong; phía bắc giáp địa giới châu
Thượng Tư nước Thanh.

Lỵ sở châu đặt ở địa phận xã Vạn Xuân tổng Vạn Ninh. Năm Tự Đức thứ 4 (1851) vâng nghị chuẩn
xây thành đất. Bốn mặt xung quanh mỗi mặt đều dài 34 trượng 6 thước, cao 7 thước; mở 3 cửa: tiền, tả,
hữu. Bốn phía ngoài thành đều có hào, mỗi chiều đều dài 38 trượng.

Châu có 4 tổng, gồm 36 xã, thôn, phố.

Xiêu tán: 3 xã, phố.

Lính tuyển: 36 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 381 người.
-Nộp bằng tiền: 492 quan 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp: 68 người.
-Nộp bằng bạc: 135 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 609 mẫu 7 sào 7 thước 94 tấc 7 phân.
-Nộp bằng tiền: 59 quan 9 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 158 hộc 13 bát.

Đất nhà vườn ao: 68 mẫu 2 sào 5 thước 7 phân.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 551 quan 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 158 hộc 13 bát.
-Nộp bằng bạc: 135 lạng.

1. Tổng Vạn Ninh, 10 xã, thôn, phố (xiêu tán: 2 xã, phố).

Lính tuyển: 6 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 51 người.

Đinh số biệt nạp các hạng: 40 người.
-Nộp bằng tiền: 66 quan 3 tiền.
-Nộp bằng bạc: 80 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 98 mẫu 9 sào 11 thước 7 tấc 1 phân.
-Nộp bằng tiền: 15 quan 9 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 27 hộc 1 bát 8 vốc.

Thổ trạch ao vườn: 53 mẫu 5 sào 9 thước 7 tấc 7 phân.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 82 quan 2 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 27 hộc 1 bát 8 vốc.
-Nộp bằng bạc: 80 lạng.

                                                     
1 Châu Vạn Ninh : Đời Lý Trần là trại Vạn Ninh. Sử chép năm 1391 Trang Định vương Ngạc mưu chống

Hồ Quý Ly không thành phải lánh đến trại Vạn Ninh là vùng này. Thời thuộc Minh là huyện Vạn Ninh thuộc
châu Tĩnh An. Đời Lê Thánh Tông cũng gọi là huyện Vạn Ninh, đặt thuộc phủ Hải Đông. Từ năm Minh Mệnh
17 (1836) là châu Vạn Ninh thuộc phủ Hải Ninh. Nay là đất 2 huyện Quảng Hà và Hải Ninh tỉnh Quảng Ninh.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Quảng Yên

425

1. Xã Vạn Ninh:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 8 người.
-Nộp bằng tiền: 10 quan 4 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 18 mẫu 4 sào 12 thước 3 tấc 3 phân.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 3 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 28 bát 8 vốc.

Thổ trạch ao vườn: 3 mẫu 5 sào 1 thước 6 tấc 6 phân.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12 quan 4 tiền 3 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 28 bát 8 vốc.

2. Xã Ninh Dương:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 16 người.
-Nộp bằng tiền: 20 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 11 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 9 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 8 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 21 quan 7 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 8 bát.

3. Xã Vạn Xuân:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 9 người.

Thuế: 11 quan 7 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 8 mẫu 5 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 4 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 7 bát.

Thổ trạch ao vườn: 11 mẫu 6 sào 7 thước 3 tấc 3 phân.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14 quan 1 tiền 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 7 bát.

4. Xã Xuân Lạn:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 11 người.
-Nộp bằng tiền: 14 quan 3 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 8 mẫu 3 sào.
-Nộp bằng tiền: 6 tiền 56 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 20 bát.

Thổ trạch ao vườn: 2 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14 quan 9 tiền 56 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 20 bát.
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5. Xã Xuân Ninh:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 7 người.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 1 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 52 mẫu 2 sào 14 thước 3 tấc 8 phân.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 9 tiền 10 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 16 bát.

Thổ trạch ao vườn: 38 mẫu 2 sào 1 thước 7 tấc 8 phân.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 19 quan 10 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13 hộc 16 bát.

6. Xã Phục Thiện:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 4 người.
-Nộp bằng bạc: 8 lạng.

7. Xã Đoan Tĩnh:

-Đinh số biệt nạp người Thanh: 6 người.
-Nộp bằng bạc: 12 lạng.

8. Phố Thác Mang:

Đinh số biệt nạp người Minh Hương: 30 người.
-Nộp bằng bạc: 60 lạng.

9.Phố Hoà Lạc: (xiêu tán).

10. Xã Xuân Thụ: (xiêu tán).

2-Tổng Ninh Hải, 6 xã, thôn, phố:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 100 người.

Đinh số biệt nạp các hạng: 16 người.
-Nộp bằng tiền: 128 quan 6 tiền.
-Nộp bằng bạc: 31 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 127 mẫu 3 sào 12 thước 8 tấc.
-Nộp bằng tiền: 12 quan 1 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 32 hộc 33 bát 3 vốc 3 nắm.

Đất nhà ao vườn: 12 mẫu 2 sào 1 thước 3 tấc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 140 quan 7 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 32 hộc 33 bát 3 vốc 3 nắm.
-Nộp bằng bạc: 31 lạng.

1. Xã Mễ Sơn1:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 8 người.
-Nộp bằng tiền: 10 quan 4 tiền.

                                                     
1 Xã Mễ Sơn: Từ đầu Nguyễn về trước là vạn Mễ Sơn.
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Ruộng tư thực nạp: 6 mẫu 9 sào 3 thước.
-Nộp bằng tiền: 5 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 30 bát 2 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10 quan 9 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 30 bát 2 vốc.

2. Xã Lương Tri:

Lính tuyển: 4 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 66 người.
-Nộp bằng tiền: 84 quan 4 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 97 mẫu 8 sào 11 thước 3 tấc.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 7 tiền 37 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 25 hộc 11 bát 2 vốc 4 nắm.

Đất nhà ao vườn: 12 mẫu 2 sào 1 thước 3 tấc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 94 quan 1 tiền 37 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 25 hộc 11 bát 2 vốc 4 nắm.

3. Xã Trà Cổ1:

-Lính tuyển: 3 người.

-Đinh số chính nạp tráng hạng: 22 người.
-Nộp bằng tiền: 28 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 11 mẫu 8 sào 7 thước.
-Nộp bằng tiền: 9 tiền 27 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 1 bát 4 vốc 4 nắm.

-Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 29 quan 5 tiền 29 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 1 bát 4 vốc 4 nắm.

4. Xã Vĩnh Thực:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 10 mẫu 7 sào 6 thước.
-Nộp bằng tiền: 8 tiền 36 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 29 bát 4 vốc 5 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6 quan 5 tiền 38 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 29 bát 4 vốc 5 nắm.

5.Phố Lương Tri:

Đinh số biệt nạp người Minh Hương: 13 người.
-Nộp bằng bạc: 25 lạng.

6.Thôn Vạn Hữu:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 3 người.

                                                     
1 Xã Trà Cổ: Từ đầu Nguyễn về trước là vạn Trà Cổ.
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-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

3-Tổng Hà Môn, 11 xã, thôn, phố:

Lính tuyển: 13 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 132 người.

Đinh số biệt nạp các hạng: 12 người.
-Nộp bằng tiền: 170 quan 4 tiền.
-Nộp bằng bạc: 24 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 191 mẫu 5 sào.
-Nộp bằng tiền: 15 quan 5 tiền 53 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 49 hộc 9 bát.

Thổ trạch ao vườn: 2 mẫu 4 sào 9 thước.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 185 quan 9 tiền 53 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 49 hộc 9 bát.
-Nộp bằng bạc: 24 lạng.

1. Xã Đàm Hà:

Lính tuyển: 4 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 47 người.
-Nộp bằng tiền: 60 quan 4 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 30 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 5 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 29 bát.

Thổ trạch vườn ao: 6 sào 14 thước.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 62 quan 9 tiền 42 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 29 bát.

2. Xã Đại Điền:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 16 người.
-Nộp bằng tiền: 20 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 27 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 1 tiền 46 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 38 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 22 quan 9 tiền 46 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 38 bát.

3. Xã Hà Cối:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 15 người.
-Nộp bằng tiền: 19 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 27 mẫu 2 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 1 tiền 46 đồng tiền.
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-Nộp bằng thóc: 7 hộc 4 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 21 quan 6 tiền 46 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 4 bát.

4. XÃ MÃ TÊ:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 13 người.
-Nộp bằng tiền: 16 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 27 mẫu 8 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 2 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 5 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 19 quan 1 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 5 bát.

5.Xã Lăng Khê:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 13 người.
-Nộp bằng tiền: 16 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 33 mẫu 1 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 7 tiền 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 9 bát.

Thổ trạch vườn ao: 8 sào 10 thước.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 19 quan 6 tiền 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 9 bát.

6.Xã Hà Quất Đoài:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 13 người.
-Nộp bằng tiền: 16 quan 2 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 27 mẫu 7 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 2 tiền 36 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 4 bát.

Thổ trạch vườn ao: 3 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 18 quan 5 tiền 6 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 7 hộc 4 bát.

7.Xã Hà Quất Đông:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 11 người.
-Nộp bằng tiền: 14 quan 3 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 18 mẫu 3 sào.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 5 tiền 32 đồng tiền.
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-Nộp bằng thóc: 4 hộc 27 bát.

Thổ trạch vườn ao: 6 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1 quan 5 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 27 bát.

8.Xã Lạc Tụ:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 4 người.
-Nộp bằng bạc: 4 lạng.

9.Xã Lập Mã:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 3 người.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

10.Xã Đại Lai:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 5 người.
-Nộp bằng bạc: 10 lạng.

11.Xã My Sơn (Thuỷ cơ):

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

3-Tổng Bát Trang, 9 xã (trong đó còn xiêu tán 1 xã1).

Lính tuyển: 8 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 98 người.
-Nộp bằng tiền: 126 quan 7 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 191 mẫu 8 sào 12 thước 9 tấc.
-Nộp bằng tiền: 15 quan 3 tiền 30 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 49 hộc 7 bát 8 vốc 7 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 142 quan 1 tiền.
-Nộp bằng thóc: 49 hộc 7 bát 8 vốc 7 nắm.

1. Xã Bắc Nham:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 19 người.
-Nộp bằng tiền: 24 quan 7 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 54 mẫu 1 sào 8 thước 2 tấc.
-Nộp bằng tiền: 4 quan 7 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12 hộc 33 bát 5 vốc 5 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 28 quan 7 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12 hộc 33 bát 5 vốc 5 nắm.

2. Xã Vụ Khê:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 12 người.

                                                     
1 Thực kê ở dưới còn 2 xã xiêu tán.
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-Nộp bằng tiền: 15 quan 6 tiền.

3. Xã Hoằng Mông:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 17 người.
-Nộp bằng tiền: 22 quan 1 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 38 mẫu 4 sào 11 thước 8 tấc.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 9 hộc 33 bát 7 vốc 6 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 25 quan 1 tiền 47 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 9 hộc 33 bát 7 vốc 6 nắm.

4. Xã Cổ Hoằng:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 9 người.
-Nộp bằng tiền: 11 quan 7 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 18 mẫu 4 sào 9 thước.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 4 tiền 46 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 28 bát 6 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13 quan 1 tiền 46 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4 hộc 28 bát 6 vốc.

5.Xã Thượng Lại:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 12 người.
-Nộp bằng tiền: 15 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: : 25 mẫu 3 sào 11 thước 8 tấc.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 18 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 19 bát 9 vốc.

Thổ trạch vườn ao: 8 sào 10 thước.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 17 quan 6 tiền 18 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 19 bát 9 vốc.

6.Xã Tuy Lai:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 18 người.
-Nộp bằng tiền: 23 quan 4 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 32 mẫu 6 sào 1 thước 1 tấc.
-Nộp bằng tiền: 6 quan 6 tiền 5 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 4 bát 1 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 26 quan 5 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 4 bát 1 vốc.



Tỉnh Quảng Yên Đồng khánh địa dư chí

432

7.Xã Tiêu Sơn:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 11 người.
-Nộp bằng tiền: 13 quan 6 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 26 mẫu 8 sào 1 thước.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 1 tiền 27 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 34 bát 6 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1 quan 5 tiền 32 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 34 bát 6 vốc.

8.Xã Mông Sơn: xiêu tán.

9.Xã Lạc Sơn: xiêu tán.

Nói:

Núi Bạch Long Vĩ (Bạch Long Vĩ sơn): giáp địa phận phân châu châu Khâm nước Thanh. Một giải
núi đất từ biên giới nước Thanh liên tiếp chạy đến, che chắn biển lớn, đều là cát trắng, nhìn xa như
đuôi con rồng vậy.

Núi Đồn: ở địa phận xã Trà Cổ. Núi đất dựng đứng như bức tường, là bờ tây của cửa Tán.

Đảo Đầu Lọng (Đầu Tản đảo): đảo ở phía ngoài cửa Tản, dựng đứng giữa biển hình như cái lọng
nên gọi tên như vậy.

Đảo Thanh Thoa: ở ngoài cửa Đại. Đảo dựng đứng giữa nước, làm ngọn núi chắn biển.

Đảo Ba Rèm (Tam Liêm đảo): ở ngoài cửa Tiểu. Đảo có 3 ngọn, dựng đứng trong nước.

Núi Mạo: ở vùng sông xã Hà Cối, gần về phía tây có núi Mỹ.

Núi Trọc: ở địa phận xã Đàm Hà, là núi cao nhất trong huyện; tiếp giáp địa giới châu Tiên Yên.

Núi Năm Ngón (Ngũ Chỉ sơn): ở xã Lương Tri, hình như 5 ngón tay nên có tên ấy.

Núi Ngọc: ở địa giới 2 xã Trà Cổ và Vạn Xuân, làm bờ đông1 của cửa Tán.

Núi Tri: ở vùng sông xã Vạn Xuân, gần về phía tây có đảo Thỏ Ngư, nam có núi Vĩnh Thực.

Núi Hàn có 2 núi: một núi ở xã Xuân Ninh là núi Tả Hàn; một núi ở xã Đoan Tĩnh là núi Hữu Hàn.

Sông biển:

-Sông Thác Mang: còn có tên là Khe Thác, bắt nguồn từ các xã Thượng Lại, Tuy Lai, Hoằng Mông
tổng Bát Trang, qua sông Bắc Nham. Một nhánh chảy về phía tây vào 2 xã Hoằng Mông, Vụ Khê làm
thành sông ở 2 xã ấy. Một nhánh chảy về phía đông đến xã Xuân Thụ hợp với sông La Phù của nước
Thanh, ngoặt về phía tây đến núi Tổ Chim (Điểu Sào sơn) ở xã Xuân Lạn rồi đổ ra cửa biển. Một
nhánh chảy về phía tây đến phố Thác Mang làm thành sông Thác Mang, qua xã Hoà Lạc, thẳng đến xã
Đoan Tĩnh. Lại chia làm 3 nhánh: Một nhánh từ núi Tả Hàn chảy về phía đông qua 2 xã Vạn Xuân,
Xuân Ninh, lại ngoặt về phía tây đến sông Trà Cổ rồi đổ ra cửa biển. Một nhánh từ núi Hữu Hàn chảy
về phía tây, đổ vào sông xã Vĩnh Thực, một nhánh đổ vào cửa sông núi Ngọc. Những sông này, lòng
sông phần nhiều có đá lởm chởm.

-Sông Na Tiền: từ con suối nhỏ thuộc vùng núi các xã Ninh Dương, Quất Đông chảy đến, hợp dòng
đổ xuống biển lớn. Thuỷ triều lên sâu 1 trượng, thuỷ triều xuống sâu 5 thước, rộng 12 thước.

                                                     
1 Ngv. "đông hải ", đúng ra là "đông ngạn " (bờ đông).
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-Sông Lãng: bắt nguồn từ vùng núi các xã Quất Đông, Quất Đoài. Thuỷ triều lên sâu 1 trượng 2
thước, thuỷ triều xuống sâu 6 thước, rộng 25 trượng.

-Cửa Tán: thuộc xã Trà Cổ. Phía trái có cửa Ngọc Sơn, ngoài có đảo Đầu Lọng. Thuỷ triều lên sâu 3

trượng 5 thước, thuỷ triều xuống sâu 2 trượng 5 thước, rộng 149 trượng 5 thước.

-Cửa Dương Cảng: phía trái là xã Mễ Sơn, phía phải là xã Trà Cổ, có dân sinh sống. Thuỷ triều lên

sâu 9 thước, thuỷ triều xuống sâu 2 thước, rộng 100 trượng.

-Cửa Đại: thuộc xã Vĩnh Thực, phía ngoài cửa có đảo Thanh Thoa. Thuỷ triều lên sâu 8 trượng 6

thước, thuỷ triều xuống sâu 6 trượng, rộng 430 trượng.

-Cửa Tiểu: thuộc xã Vĩnh Thực, bên trái là đảo Vạn Mặc, bên phải là đảo Vĩnh Thực, ngoài cửa có

đảo Ba Rèm (Tam Liêm đảo). Thuỷ triều lên sâu 7 trượng 4 thước, thuỷ triều xuống sâu 6 trượng 2

thước, rộng 120 trượng 3 thước.

-Cửa Vạn Mặc: thuộc xã Vĩnh Thực, bên trái là đảo Hòn Hứa, bên phải là đảo Vạn Mặc. Thuỷ triều

lên sâu 3 trượng 3 thước, thuỷ triều xuống sâu 2 trượng 5 thước, rộng 100 trượng 3 thước.

-Cửa Hiệp: thuộc xã Vĩnh Thực; phía đông có biển Vạn Mặc, phía tây có biển Hứa. Thuỷ triều lên

sâu 5 trượng 5 thước, thuỷ triều xuống sâu 4 trượng 4 thước, rộng 134 trượng.

-Cửa Hứa: thuộc xã Vĩnh Thực, phía đông có biển Hiệp, phía tây có biển Mộ. Thuỷ triều lên sâu 5

trượng 5 thước, thuỷ triều xuống sâu 4 trượng 4 thước, rộng 130 trượng 4 thước.

-Cửa Mô: thuộc xã Vĩnh Thực, trong cửa biển có đảo Thoa Di dựng đứng giữa nước. Bên phải đảo

là biển Mô, bên trái đảo là Cống Đăng, gọi chung là biển Mô, nơi phân giới hạn của 2 châu Tiên Yên

và Vạn Ninh. Thuỷ triều lên sâu 5 trượng 7 thước, thuỷ triều xuống sâu 4 trượng 4 thước, rộng 281

trượng.

-Chùa Linh Sơn: ở địa phận xã Ninh Dương. Nguyên chùa đã có từ trước, khoảng niên hiệu Gia

Long (1802-1819) án thủ châu Vạn Ninh là Phan Phương Khách tu tạo sửa chữa, quy mô đáng kể là

rộng rãi.

Bảo:

-Bảo Lương Tri: ở địa phận xã Lương Tri.

-Bảo Bát Trang: ở địa phận xã Bắc Nham.

ải:

-ải Đại Mộc Căn: ở xã Quất Đông, giáp giới phân châu châu Khâm nước Thanh, là con đường nam

bắc qua lại, không đặt đồn phòng thủ (ở dưới cũng thế).

-ải Bạch Thạch: ở địa phận xã Lương Tri.

Đường bộ:

Từ phủ lỵ đi về phía tây, qua các xã, phố Hoà Lạc, Thác Mang; qua bến đò ngang Thác Mang đến

xã Ninh Dương, đến đây có 2 đường phía trên và phía dưới:

-Một đường qua các xã Quất Đông, Quất Đoài, Mã Tê, Lập Mã, Hà Cối, Đại Điền, Đại Lai, Đàm

Hà, Lạc Tụ đến xã Đại Dực tổng Hà Thanh châu Tiên Yên, trên đến châu lỵ Vạn Ninh (ở chỗ đồn Hà

Trường), đi hết chừng 4 ngày.

-Một đường qua các xã: Phục Thiện, Cổ Hoằng, Bắc Nham, Hoằng Mông, Tuy Lai, Tiêu Sơn,

Thượng Lại, Mông Sơn đến các xã Kiến Diên, Đồng Tâm, Lục Hồn, Tình Hóc, Phong Dụ thuộc châu

Tiên Yên, xuống đến châu lỵ Tiên Yên, đi hết chừng 7 ngày đường.
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Đường thuỷ:

Từ phủ lỵ ra sông Hoà Lạc đi về phía nam, đến núi Ngọc [xã Trà Cổ], lại ngoặt về hướng tây qua
cửa Tán, cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Vạn Mặc, trong đó có các đảo núi Mỹ, đảo núi Mạo, thẳng đến cửa
sông Đông Ngũ châu Tiên Yên, đi ngược lên sông Hà Trường châu Tiên Yên rồi vào châu lỵ Tiên Yên,
mất chừng 2 ngày.

Sản vật:

Đất vùng ven biển, ít thóc lúa. Quả thì có nhãn. Lúa có nếp hương. Rau có tỏi to, hành trắng. Loài
cá có hải sâm, sa trùng, cua biển, sò, sam, tôm biển. Hàng hoá có lụa vàng, bát đất, giấy ta, đường cát,
đường đen, đường phèn, sáp ong, mật ong, mộc nhĩ, hương thẻ v.v...

Khí hậu:

Các tháng giêng, hai rét nhiều; tháng 3 rét ít; tháng 4 nóng ít, các tháng 5, 6, 7 nóng gắt; các tháng
8, 9 dịu mát; tháng 10 hơi rét; tháng 11, 12 rét đậm. Mùa hè có nhiều mưa to, mùa xuân nhiều mưa
nhỏ, mùa thu mưa gió điều hoà, mùa đông nhiều mưa nhỏ.

Phong tục:

Dân ở xa nhau, người Đường1, người Mán ở xen nhau. Người có ruộng cần cù cày cấy, người
không có ruộng thì làm nghề buôn bán, chuộng cần kiệm không xa xỉ. Tết Nguyên đán thì cúng tổ tiên,
cả nhà xum họp theo thứ bậc mà chúc mừng nhau. Sau ngày mồng ba họ hàng, bạn bè gặp nhau ăn
uống, đốt pháo giấy làm vui. Tiết Thanh minh hàng năm làm cỗ tảo mộ. Tiết Đoan ngọ đặt lễ dâng tổ
tiên. Tiết Trung thu làm các loại bánh để mời nhau thưởng nguyệt. Tiết Đông chí soạn cỗ dâng tổ tiên.
Đêm trừ tịch quyét nhà cửa để thỉnh tổ tiên về ăn tết, thắp đèn suốt đêm cho đến sáng. Những nhà có
cha mẹ già còn sống, đến ngày sinh thì con cháu làm cỗ bàn, mời tộc trưởng đến làm lễ cúng tổ tiên,
chúc mừng cha mẹ, rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Tục cưới xin, ngày đón dâu nhà trai thổi sáo, cầm
cờ màu, khiêng kiệu tre để đón. Bên nhà gái thì cả họ đều khóc lóc. Tổng Bát Trang hàng năm vào
tháng giêng có tục khêu hoa đèn để thưởng tết nguyên tiêu, mời 2 đạo đồng đeo nạ hình mặt quỷ ngồi
trên thuyền xua đuổi ôn dịch. Cưới xin thì có âm nhạc đàn sáo, kiệu rước có ngựa kéo. Các xã Hoằng
Mông, Tuy Lai, Tiêu Sơn, Thượng Lại, Vụ Khê, Mông Sơn vào ngày 24 tháng 12 hàng năm sửa soạn
cỗ bàn cúng bái rồi cùng nhau ăn uống. Chập tối ngày 30 dùng nõn chuối bày lễ. Tháng giêng phải
chọn ngày tốt mới được động thổ trồng cây, giã gạo. Ngày mồng 3 tháng 3, phụ nữ trẻ con các nhà gói
xôi nếp cẩm, quần áo chỉnh tề đến cánh đồng xã Tiêu Sơn nam nữ cùng nhau hát đối làm vui. Việc
cưới xin thì nhà trai đi đón, nhà gái đưa con về nhà chồng, ăn một bữa cơm. Người con gái đó theo
đoàn đưa dâu trở về nhà bố mẹ, đợi 5, 7 ngày nhà chồng lại soạn lễ vật đến đón lần nữa mới về; sau
năm ba ngày lại về nhà cha mẹ. Cứ ăn ở như thế từ 3 đến 5 năm, cho đến khi có thai mới về hẳn bên
nhà chồng.

                                                     
1 Ngv.: Đường nhân, chỉ người Trung Quốc sang cư trú tại nước ta đã lâu đời, tức là người Việt gốc Hoa; không

dùng từ người Minh Hương hoặc người Thanh.
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Châu Tiên Yên1

Phía đông giáp xã Đàm Hà tổng Hà Môn phủ Hải Ninh, phía tây giáp xã Dương Huy tổng Dương
Huy huyện Hoành Bồ, phía bắc giáp địa phận huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp hải phận
huyện Nghiêu Phong.

Lỵ sở châu nguyên đặt ở địa phận xã Hải Lãng tổng Hà Thanh, năm Tự Đức 19 (1866) dời về địa
phận xã Đồn Độ tổng Đồn Độ. Chu vi dài 100 trượng, trong đắp thành đất cao 3 thước, ngoài trồng rào
tre. Năm Tự Đức thứ 25 (1872) vì thuỷ phỉ quấy rối, lại nhân lưu dân đến chiếm ruộng đất xã Đại Dực
thuộc bản huyện, quan châu ấy mới dời [châu lỵ] về xóm Hà Trường xã Đại Dực, đặt đồn đóng quân
để cắt chặn. Chu vi 80 trượng, trong đắp thành đất, ngoài trồng dậu tre.

Châu có 5 tổng, gồm 42 xã, động:

-Xiêu tán: 21 xã, động.

Lính tuyển: 7 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 89 người.
-Nộp bằng tiền: 115 quan 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp người Thanh: 5 người.
-Nộp bằng bạc: 10 lạng.

Đinh số biệt nạp người Mán: 16 người.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

Ruộng công thực nạp: 8 sào.

Ruộng tư thực nạp: 266 mẫu 4 sào.

Đất công: 3 sào.
-Nộp bằng tiền: 21 quan 7 tiền 14 đồng tiền.

Thuế nộp bằng thóc: 69 hộc 17 bát 4 vốc 3 nắm.

Thổ trạch ao vườn: 9 sào 9 thước.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 136 quan 7 tiền 44 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 69 hộc 17 bát 4 vốc 3 nắm2.

1. Tổng Hà Thanh, 11 xã, động (xiêu tán: 3 xã, động).

Lính tuyển: 4 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 48 người.
-Nộp bằng tiền: 61 quan 7 tiền 30 đồng tiền.

Đinh số biệt nạp các hạng: 12 người.
-Nộp bằng bạc: 15 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 118 mẫu 9 sào 8 thước 1 tấc.

                                                     
1 Châu Tiên Yên : Từ đời Trần về trước là huyện Tân An ; thời thuộc Minh cũng gọi là huyện

Tân An thuộc châu Tĩnh An. Đời Lê Thánh Tông đổi làm châu Tân An phủ Hải Đông đạo An Bang. Đời Lê
Trung hưng kiêng chữ Tân  (tên huý Kính Tông Lê Duy Tân, 1600-1619), đổi là châu Tiên Yên .
Đầu triều Nguyễn vẫn gọi là châu Tiên Yên thuộc trấn An Quảng. Từ năm Minh Mệnh 17 (1836) đặt châu Tiên
Yên thuộc phủ Sơn Định. Từ Tự Đức 3 (1850) đổi thuộc phủ Hải Ninh. Nay là vùng thị xã Cẩm Phả và các
huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh.

2 Số Cộng thuế của châu Tiên Yên, thấy ghi thiếu 2 khoản thuế nộp bằng bạc (cộng 26 lạng), theo cách ghi chung,
đáng lẽ phải tái kê tại đây.



Tỉnh Quảng Yên Đồng khánh địa dư chí

436

-Nộp bằng tiền: 9 quan 6 tiền 58 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 31 hộc 5 bát 3 vốc.

Đất nhà ao vườn: 9 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 71 quan 4 tiền 28 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 31 hộc 5 bát 3 vốc.
-Nộp bằng bạc: 15 lạng.

1. Xã Đại Dực:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 15 người.
-Nộp bằng tiền: 19 quan 5 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 25 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 23 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 16 bát 3 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 21 quan 5 tiền 23 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 16 bát 3 vốc.

2. Xã Cẩm Phả:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 11 người.
-Nộp bằng tiền: 13 quan 6 tiền 30 đồng tiền.

Ruộng tư thực nạp: 46 mẫu 9 sào 8 thước 4 tấc.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 7 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12 hộc 26 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 17 quan 4 tiền 4 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 12 hộc 26 bát.

3. Xã Hà Gián:

Đinh số chính nạp các hạng: 7 người.

Thuế: 9 quan 1 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 20 mẫu 1 sào 14 thước 7 tấc.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 7 tiền 35 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 hộc 7 bát.

-Đất nhà vườn ao: 9 sào.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10 quan 8 tiền 35 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 hộc 7 bát.

4. Xã Tam Trĩ:

Đinh số chính nạp các hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 5 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 4 tiền 19 đồng tiền.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Quảng Yên

437

-Nộp bằng thóc: 1 hộc 15 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 6 tiền 19 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 15 bát.

5. Xã Đại Độc:

Đinh số chính nạp các hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 8 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 6 tiền 43 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 6 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 8 tiền 43 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2 hộc 6 bát.

6. Xã Hải Lãng:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 7 người.
-Nộp bằng tiền: 9 quan 1 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 13 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 13 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10 quan 1 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3 hộc 13 bát.

7. Xã Yên Than:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 3 người.
-Nộp bằng bạc: 6 lạng.

8. Động Hải Lãng:

Đinh số biệt nạp người Mán: 9 người.
-Nộp bằng bạc: 9 lạng.

9. Động Đại Dực: xiêu tán.

10.Xã Tiên Yên: xiêu tán.

11. Xã Dực Yên: xiêu tán.

2-Tổng Kiến Diên,7 xã, động.

Xiêu tán: 3 xã, động.

Đinh số chính nạp các hạng: 16 người.
-Nộp bằng tiền: 20 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 25 mẫu 4 sào.
-Nộp bằng tiền: 2 quan.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 16 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 22 quan 8 tiền.
-Nộp bằng thóc: 6 hộc 16 bát.
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1. Xã Kiến Diên:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

2. Xã Đồng Tâm:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

3. Xã Hoành Mô:

Đinh số chính nạp các hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 20 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 1 quan 6 tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 hộc 5 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 9 quan 4 tiền.
-Nộp bằng thóc: 5 hộc 5 bát.

4. Xã Đồng Văn1:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

-Ruộng tư thực nạp: 5 mẫu.
-Nộp bằng tiền: 4 tiền.

Thuế nộp bằng thóc: 1 hộc 11 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4 quan 3 tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 11 bát.

5.Động Đồng Tâm: xiêu tán.

6.Động Hoành Mô: xiêu tán.

7.Xã Đồng Phong: xiêu tán.

3-Tổng Bác Lãng, 14 xã, động.

Xiêu tán: 10 xã, động.

Lính tuyển: 3 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 21 người.
-Nộp bằng tiền: 37 quan 3 tiền.

Đinh số biệt nạp người Mán: 7 người.
-Nộp bằng bạc: 7 lạng.

Ruộng công thực nạp: 8 sào.

                                                     
1 Xã Đồng Văn: Đầu Nguyễn về trước là xã Đồng Tông , từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Tông (Miên

Tông, tiểu tự Thiệu Trị), đổi là xã Đồng Văn .
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Đất công: 2 sào.

Ruộng tư thực nạp: 85 mẫu 9 sào 5 tấc.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 31 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 22 hộc 20 bát 7 vốc 3 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 34 quan 3 tiền 31 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 22 hộc 20 bát 7 vốc 3 nắm.
-Nộp bằng bạc: 7 lạng.

1. Xã Bác Lãng:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng công thực nạp: 8 sào.

Đất công: 2 sào.

Ruộng tư thực nạp: 5 mẫu 1 sào 13 thước 6 tấc.
-Nộp bằng tiền: 5 tiền 59 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 32 bát 9 vốc 8 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4 quan 4 tiền 59 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 32 bát 9 vốc 8 nắm.

2. Xã Điền Xá:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 3 người.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 9 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 4 mẫu 6 sào 1 thước.
-Nộp bằng tiền: 3 tiền 41 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 7 bát 5 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4 quan 2 tiền 41 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1 hộc 7 bát 5 nắm.

3. Xã Phong Dụ:

Lính tuyển: 2 người.

Đinh số chính nạp tráng hạng: 6 người.
-Nộp bằng tiền: 7 quan 8 tiền.

-Ruộng tư thực nạp: 43 mẫu 1 sào 9 tấc.
-Nộp bằng tiền: 3 quan 4 tiền 27 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11 hộc 1 bát 7 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11 quan 2 tiền 27 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11 hộc 1 bát 7 vốc.

4. Xã Tình Hóc:

Lính tuyển: 1 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 9 người.
-Nộp bằng tiền: 11 quan 7 tiền.
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Ruộng tư thực nạp: 33 mẫu 1 sào 9 tấc.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 18 bát.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14 quan 3 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 18 bát.

5. Động Tình Hóc:

Đinh số biệt nạp người Mán: 7 người.
-Nộp bằng bạc: 7 lạng.

6. Xã Hà Lũ: xiêu tán.

7. Xã Châu Sơn: xiêu tán.

8. Xã Vô Ngại: xiêu tán.

9. Xã Lục Hồn: xiêu tán.

10.Xã Bình Liêu: xiêu tán.

11. Động Lục Hồn: xiêu tán.

12. Động Điền Xá: xiêu tán.

13. Động Hiếu Dụ: xiêu tán.

14. Động Bác Lãng. xiêu tán.

4-Tổng Hậu Cơ, 5 xã, động.

Xiêu tán: 4 xã, động.
-Nộp bằng tiền: 21 đồng tiền.

1.Xã Định Lập:

Đất công: 1 sào.
-Nộp bằng tiền: 21 đồng tiền.

2.Xã Bính Xá: xiêu tán.

3.Động Định Cư: xiêu tán.

4.Động Định Lập: xiêu tán.

5.Xã Kiên Mộc: xiêu tán.

5-Tổng Đồn Độ, 4 xã:

Xiêu tán: 1 xã

Đinh số chính nạp tráng hạng: 4 người.
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền.

Đinh số biệt nạp người Thanh: 2 người.
-Nộp bằng thóc: 4 lạng.

Ruộng tư thực nạp: 36 mẫu 5 sào 6 thước 4 tấc.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 9 tiền 24 đồng tiền.

Thuế nộp bằng thóc: 9 hộc 14 bát 4 vốc.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8 quan 1 tiền 24 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 9 hộc 14 bát 4 vốc.
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1. Xã Nam Sơn:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 2 người.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 3 mẫu 5 sào 5 thước 3 tấc.
-Nộp bằng tiền: 2 tiền 50 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 35 bát 3 vốc 5 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 2 quan 8 tiền 50 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 35 bát 3 vốc 5 nắm.

2. Xã Đồn Độ:

Đinh số chính nạp tráng hạng: 2 người.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền.

Ruộng tư thực nạp: 33 mẫu 1 thước 1 tấc.
-Nộp bằng tiền: 2 quan 6 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 18 bát 5 nắm.

Cộng thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5 quan 2 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 8 hộc 18 bát 5 nắm.

3. Xã Sơn Lập:

Đinh số biệt nạp người Thanh: 2 người.
-Nộp bằng bạc: 4 lạng.

4.Xã Phất Mễ: xiêu tán.

Miếu:

-Đền thờ thần cửa Suốt:

Tương truyền triều Trần có bọn giặc răng trắng môi vàng quấy nhiễu cướp bóc dân châu. Khi ấy có
người xã Hải Lãng họ Hoàng tên Cần xin đem quân đi đánh dẹp. Ngài cầm gậy tre đánh tan quân giặc,
đuổi đánh đến xã Vô Ngại thì cắm ngược gậy tre xuống đất. Đến nay tre ở vùng này đều có đốt mọc
ngược. Đền thờ ngài ở địa phận xã Cẩm Phả, tục gọi là miếu Đức Ông. Triều trước phong tặng Khâm
sai Thái bảo Xuyên Quốc công tôn thần. Sắc phong cũ trải qua binh biến bị thất lạc. Đời vua bản triều,
năm Thiệu Trị nguyên niên (1841) châu nha đã sưu tầm được và sao nộp. Phàm dân trong châu cùng
tàu thuyền người Nam người Bắc qua lại, cùng là quan quân đi đánh dẹp vào đền làm lễ cầu đảo đều được
ứng nghiệm. Năm Tự Đức thứ 6 (1853) được phong tặng làm "Bản cảnh thành hoàng linh phù chi thần".

-Đền thờ thần Tam Trĩ:

ở địa phận xã Tam Trĩ, do dân bản xã phụng thờ, khá linh ứng. Các triều trước có phong tặng,
nhưng sắc văn cũ không còn. Đến đời bản triều, năm Tự Đức năm thứ 6 (1853) phong tặng làm
"Bản cảnh thành hoàng linh phù chi thần".

-Đền thờ thần Tiên Yên:

ở địa phận xã Tiên Yên. Triều trước phong tặng thần hiệu là Phụ quốc dực vận tôn thần, dân xã
Tiên Yên phụng thờ, khá linh ứng, nhưng sắc văn cũ không còn. Đến đời bản triều, năm Gia Long
nguyên niên (1802) thăng trật gia tặng làm Hoành Hưu đại vương. Năm Tự Đức thứ 6 (1853) phong
tặng làm "Bản cảnh thành hoàng linh phù chi thần".

Nói:

-Núi Hanh: ở địa phận xã Cẩm Phả. Núi có hang sâu đến nửa dặm, gọi là Hang Cốc.
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-Núi Nga: ở bờ tây sông Yên Than xã Bác Lãng.

-Núi Bụt: còn gọi là núi Thiên Hùng, ở giáp giới 2 xã Hà Gián và Cẩm Phả. Eo núi có đường, người
đi phải vịn mà leo, lên đến đỉnh núi phải ngồi nghỉ một lúc mới có thể đi tiếp được.

-Núi Thủ Cung: phía đông thuộc xã Cẩm Phả, phía tây thuộc xã Dương Huy, là núi ở nơi giáp giới
2 huyện Tiên Yên và Hoành Bồ. Dưới núi có đường đi, hai bên là vách núi, cây cối um tùm, thường có
thú dữ rình rập, người đi đường phải đề phòng.

-Núi Gặp Tiên: ở trên vùng sông xã Đại Độc. Dưới núi có giếng, gọi là Giếng Gặp Tiên, nước trong
mà nhạt, người đi biển thường lấy đem theo để dùng.

-Núi Phong Lậu: ở địa phận xã Hoành Mô. Dưới núi có hang, gió thổi rất mạnh, người không thể
đứng vững được trước gió.

-Núi Khưu Ca: ở địa phận xã Tình Hóc. Eo núi có ải, là chỗ giáp giới châu Thượng Tư tỉnh Quảng
Tây nước Thanh.

-Núi Quỳ Ma: ở địa phận xã Kiên Mộc, giáp châu Thượng Tư tỉnh Quảng Tây nước Thanh.

-Núi Khưu Hoàng: ở địa phận xã Bính Xá.

-Núi Bắc Cương: ở xã Đồng Văn, giáp châu Thượng Tư tỉnh Quảng Tây nước Thanh.

-Núi Kiếm: ở địa phận xã Đại Dực.

-Núi Độc Bàn: gần bờ phía đông cửa biển Mô.

-Núi Đại Độc: ở địa phận xã Đại Độc. Một giải núi đất từ cửa Suốt đến cửa Mô, quanh co 50 dặm.
Phía nam nhìn ra biển lớn, phía bắc thấy núi Ba Chẽ. Lại có vũng Bầu, tục gọi là biển Yến Trì (Ao én),
người đi biển khi gặp gió bão thường vào đây dừng trú.

-Đảo Tổ Cò (Lộ Sào đảo): đảo rất nhỏ ở giữa sông Ba Chẽ. Thuyền đi về phía đông thì đến châu
Tiên Yên, đi về phía tây thì đến cửa Suốt, đến đó phải đợi thuỷ triều lên mới đi tiếp được.

Sông biển:

-Sông Ba Chẽ: bắt nguồn từ vùng núi xã Tân ốc huyện Hoành Bồ, chảy về phía đông qua các xã
Dương Hưu, Minh Cầm, Đạp Thanh, gọi là sông Cái. Lại chuyển về phía đông, đổ vào các khe núi ở
địa giới châu [Tiên Yên] rồi chảy về phía đông, đến xã Phất Mê, xuôi xuống Đồn Độ, bao quanh xã Ba
Trĩ. Sông này hai bờ núi đất nhô sát đến giữa lòng sông Trĩ. Từ xã Nam Sơn trở xuống phần nhiều có
gò đất; từ xã Đồn Độ trở xuống lòng sông có nhiều bãi đá lởm chởm, thuyền không đi được.

-Sông Tiên Yên: tức cửa Tam Giang. Sông có 3 nguồn: một từ các khe nhỏ ở vùng núi huyện Yên
Bác tỉnh Lạng Sơn chảy xuống. Một nguồn từ địa giới châu Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn chảy qua các xã
Kiên Mộc, Định Lập, hợp dòng với sông Trĩ Viện, thẳng đến đổ vào sông Thác Than. Một nguồn từ
các khe nhỏ ở vùng núi phủ Hải Ninh, chuyển về phía tây bắc, đến địa phận tổng Kiến Diên hợp dòng
với các khe nhỏ, chảy đến xã Phong Dụ rồi xuôi xuống.

-Sông Trĩ Viện: bắt nguồn từ núi Quỳ Ma, hợp với các khe nhỏ ở huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn,
chảy về phía tây, qua xã Kiên Mộc; lại chảy về hướng tây bắc, qua xã Bính Xá đến xã Định Lập rồi
xuôi xuống.

-Bãi Voi Phục (Phục Tượng than): giữa lòng sông Ba Chẽ có nhiều đá, hoặc to hoặc nhỏ đều giống
hình con voi nằm chìm dưới nước, cho nên có tên là bãi Voi Phục, ở giữa có một doi cát. Thuỷ triều
lên sâu 7 thước, thuỷ triều xuống sâu 2 thước 5 tấc, tàu thuyền đến đó phải đợi thuỷ triều lên mới đi
được.

-Ao Hanh: ở địa phận xã Cẩm Phả. Núi Hanh làm bờ, bên phải bên trái là những chỗ núi giáp nước
bao quanh, giống như một cái ao, người đi biển gặp gió, phần nhiều vào đây trú lánh.
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-[Sông] Thác Than: bắt nguồn từ sông Trĩ Viện, chảy qua các xã Bác Lãng, Điền Xá, cùng sông
Phong Dụ chảy xuống. Hai bờ núi đất sát vách nhau. Từ xã Yên Than trở lên có nhiều bãi đá, thuyền
không thể đi được.

-Sông Phong Dụ: sông có 3 nguồn: một từ khe núi NÉm Băng nước Thanh chảy về phía tây, qua các
xã Kiến Diên, Đồng Tâm; một từ núi Bắc Cương chảy về phía tây nam, qua xã Đồng Tâm; một từ núi
Mông Sơn phủ Hải Ninh chảy về phía tây, qua xã Kiến Diên; cả ba nguồn đều chảy đến địa phận xã
Hoành Mô, hợp dòng chảy qua xã Lục Hồn, qua xã Bình Liêu, chuyển sang xã Vô Ngại, có sông Vô
Ngại hợp vào. Lại chảy về phía nam qua xã Phong Dụ đến xã Hải Lãng cùng Thác Than hợp dòng
chảy xuống cửa biển Tam Giang. Sông này hai bên là núi đất sát vách nhau. Từ xã Phong Dụ trở lên,
lòng sông phần nhiều có đá lởm chởm, thuyền không thể đi được.

-Khe Nam Kha: nguồn từ địa phận xã Nam Sơn chảy về phía nam, đổ ra sông Ba Chẽ. Khe ấy có
đường đi, nhưng đá khe dựng đứng, đi lại khó khăn.

-Ao én (Yến Trì): ở xã Đại Độc. Núi Yến Vĩ hai bờ núi đất dựng đứng như bức vách. Miệng ao có
thể chứa được thuyền nhỏ; giữa rộng, có thể đến hơn 3 mẫu.

-Vũng Vạn Ba: ở cửa Suốt, hai bờ núi đất dựng đứng như bức vách, giữa có khoảng rộng ước chừng
trăm mẫu, nước không quá sâu.

-Cửa biển Suốt: thuộc xã Cẩm Phả, hai bờ là bãi cát, núi rừng rậm rạp, phía trong cửa có đảo Gặp
Tiên đứng sững trong nước, phía tây là biển Suốt, phía đông là biển Đông, gọi chung là Suốt Hải. Thuỷ
triều lên sâu 2 trượng 5 thước, thuỷ triều xuống sâu 2 trượng, rộng 25 trượng.

-Sông Đông Ngũ: ở địa phận xã Đại Dực. Thuỷ triều lên sâu 1 trượng, thuỷ triều xuống sâu 5 thước,
rộng 2 trượng.

-Sông Cổ Cò: ở địa phận xã Đại Độc. Thuỷ triều lên sâu 1 trượng 2 thước, thuỷ triều xuống sâu 7
thước, rộng 2 trượng 5 thước.

Bảo:

-Bảo Đồng Tâm: ở xã Đồng Tâm.

-Bảo Định Lập: ở xã Định Lập.

ải:

-ải Bắc Cương: ở địa phận xã Hoành Mô, giáp giới châu Thượng Tư phủ Nam Ninh tỉnh Quảng
Tây nước Thanh (ở dưới cũng như thế); là đường hai bên nam bắc qua lại nên không đặt đồn phòng thủ
(ở dưới cũng thế).

-ải Quỳ Ma: ở địa phận xã Hoành Mô.

-ải Đối NÉm: ở địa phận xã Đồng Văn.

-ải Na Đương: ở địa phận xã Đồng Tâm.

-ải Ma Đao: ở địa phận xã Lục Hồn.

-ải Khưu Ca: ở địa phận xã Tình Hóc.

Đường bộ:

Từ châu lỵ Tiên Yên đi về phía tây, qua các xã Phong Dụ, Yên Than lên xã Sơn Lập, đến huyện lỵ
Hoành Bồ có 2 đường:

-Một đường qua các xã Sơn Lập, Đồn Độ, Phất Mê, đến các xã: Đạp Thanh, Minh Cầm, Lương
Mông, Dương Hưu, Vị Lại, Kênh Trạo, Quảng La, Sơn Dương thuộc huyện Hoành Bồ, đến huyện lỵ
Hoành Bồ, chừng 7 ngày.
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-Một đường qua các xã Sơn Lập, Hà Gián, Cẩm Phả đến xã Dương Huy, Vũ Uy, Xích Thổ, Yên
Thổ huyện Hoành Bồ, thông đến huyện lỵ Hoành Bồ, hết chừng 5 ngày.

Từ châu Tiên Yên đi về phía đông đến phủ lỵ Hải Ninh có 2 đường:

-Một đường từ xã Đại Dực qua các xã Đàm Hà, Hà Cối, Đại Điền, Lăng Khê, Quất Đoài, Quất Đông
thuộc phủ Hải Ninh xuống đến phủ lỵ, hết chừng 4 ngày.

- Một đường đi về phía tây từ các xã Phong Dụ, Vô Ngại, chuyển về phía đông qua các xã Bình
Liêu, Lục Hồn, Đồng Tâm, Hoành Mô, Kiến Diên đến các xã Mông Sơn, Thượng Lại, Tiêu Sơn, Tuy
Lai, Hoằng Mông, bắc thuộc phủ Hải Ninh, đi xuống hai xã Quất Đông, Quất Đoài rồi thẳng đến phủ
lỵ Hải Ninh, hết chừng 7 ngày.

Những con đường này núi khe hiểm trở, nếu gặp mưa lũ, nước khe dâng cao thì đường bị tắc.

Đường thuỷ:

-Một đường từ phủ lỵ ra cửa sông Hà Trường đi về phía đông, qua giang phận các xã Đàm Hà, Hà
Cối đến Mạo Sơn, Mỹ Sơn, đi ven sông rồi theo các cửa biển mà đi vào phía trong, đến núi Ngọc,
thông đến phủ lỵ Hải Ninh, hết chừng 2 ngày đường.

-Một đường từ phủ lỵ ra cửa sông Hà Trường qua cửa sông Tiên Yên, cửa biển Suốt đến núi Truyền
Đăng, đi ven sông đến cửa biển Lục, ngoặt sang huyện lỵ Hoành Bồ, hết chừng 2 ngày rưỡi.

Đi thuyền trên những đường thủy này, nếu gặp mưa gió thì hành trình không thể định trước được.

Sản vật:

Có tre, nứa, ba loài thiết mộc (lim, sến, táu), song, mây, chim công, gà rừng, hươu nai, lợn rừng, cá,
tôm, cua, hến, trai, ốc.

Khí hậu:

Bốn mùa thì lạnh rét đến quá nửa. Duy mùa hè khoảng tháng 5, tháng 6 thì nóng nực, khí đất bốc
cao, phần nhiều gây ra khô nóng. Vùng gần biển phần nhiều là đất mặn. Việc nông ở các tổng trong
châu sớm muộn không giống nhau. Tổng Hậu Cơ tháng 3 gieo mạ, tháng 7, tháng 8 gặt lúa; các nơi
khác thì tháng 5, tháng 6 gieo mạ, tháng 9, tháng 10 gặt lúa. Khí lam chướng khá nặng, những người
hay tiếp xúc phần nhiều bị bệnh sốt rét.

Phong tục:

Người Mán, người Nùng ở chung vùng, nhà ván nhà đất xen nhau. Tập tục người dân chất phác,
chăm chỉ việc nông. Người Nùng thì tự mình dè xẻn, khắc khổ mà kính trọng họ hàng bè bạn. Người
Mán thì ghét ăn ghét mặc mà hết sức thành tâm với các tiết lạp quanh năm. Đêm trừ tịch giết lợn gà tế
tổ tiên, cùng nhau ca hát. Mâm cỗ có nhiều món. Tết Nguyên đán đi lại chúc mừng nhau rồi cùng ngồi
ăn uống. Đầu năm chưa động thổ thì người đi đêm không dám đốt đuốc, trời mưa không dám đội nón.
Ngày tốt tất cả nam nữ trong làng rủ nhau ra chỗ gò đất chăng dây đấu vật, tiếng hò reo râm ran suốt
ngày. Tết Đoan ngọ hái lá bồ ngải cùng nhiều thứ lá khác làm chè uống, ủ rượu bồ để cúng thần nhà.
Tiết Thanh minh làm lễ đạp thanh1 tảo mộ. Tiết Đông chí soạn cỗ cúng tổ tiên. Các xã Châu Sơn, Hà
Lũ, Vô Ngại, Lục Hồn, Điền Xá, Hiếu Dụ, Bình Liêu phần nhiều là thổ dân nơi rừng lũng, ở nhà sàn
lán tre. Cha mẹ sau khi chết gọi là Ma Bụt, dựng riêng lều nhỏ ở ngoài nhà cho mỗi ma một lều. Mỗi
năm đến tết nguyên đán chủ nhà ăn chay, đưa nõn chuối và bánh chay đến trước lều làm lễ dâng cúng.

                                                     
1 Đạp thanh: Tục đi chơi ngoài thành vào dịp tiết Thanh minh (mồng ba tháng ba).
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